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Sông đà 10  


(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103010419

do sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 26 tháng 12 năm 2005)

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Mệnh giá: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)/ cổ phiếu

Tổng số lượng đăng ký: 6.000.000 (Sáu triệu) cổ phiếu

Tổng giá trị đăng ký: 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng)

Tổ chức kiểm toán

Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học

Trụ sở chính: 142, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 9 305 163                        Fax: (84-8) 9 304 281

Tổ chức tư vấn

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Trụ sở chính: 9 Lê Ngô Cát, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 9 302 428                       Fax: (84-8) 9 302 423

Chi nhánh Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Trụ sở: 6 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 7 470 961                        Fax: (84-4) 7 470 960
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I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch

1. Tổ chức đăng ký- Công ty Cổ phần Sông Đà 10

· Ông:
Trần Ngọc Lan

Chức vụ:
Chủ tịch Hội đồng quản trị
· Ông:
Vũ Văn Tính             
Chức vụ:
Tổng Giám đốc
· Ông:
Trần Tuấn Linh
Chức vụ:
Kế toán trưởng
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn- Công ty TNHH Chứng khoán ACB - Chi nhánh Hà Nội

· Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Tuấn Long
· Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu do Công ty TNHH Chứng khoán ACB tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Sông Đà 10. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Sông Đà 10 cung cấp.

ii. Các khái niệm

· Công ty
Công ty Cổ phần Sông Đà 10

· Tổ chức xin đăng ký giao dịch
Công ty Cổ phần Sông Đà 10

· §H§C§
Đại hội đồng cổ đông
· H§QT
Hội đồng quản trị 

· TSC§
Tài sản cố định
· Cổ phiếu
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 10

· Điều lệ
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Đà 10

· TTGDCK
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

iii. Tình hình và đặc điểm của tổ chức đăng ký

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 
1.1. Một số thông tin cơ bản về Công ty
Tên Công ty:                                   Công ty Cổ phần Sông Đà 10
Tên tiếng Anh:                               song da n0 10 joint stock company

Tên viết tắt:                                    song da 10 ., JSC 

Trụ sở :                                           Tầng 5, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng,                  xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố 
                                                       Hà Nội

Điện thoại: 
                (04). 7 683 998


Fax:
                                           (04). 7 683 997

Mã số thuế :
5900189357

Vốn điều lệ :
60.000.000.000 VND (Sáu mươi tỷ đồng)

Website:                                         http://www.songda10.com.vn  
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1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà- Bộ Xây dựng. Tiền thân là Công ty Xây dựng Công trình Ngầm được thành lập theo quyết định số 54/BXD- TCCB ngày 11/2/1981 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 
Trải qua hơn 25 năm hình thành và phát triển, đơn vị có nhiều tên gọi khác nhau như Công ty Xây dựng Công trình Ngầm, Công ty Xây dựng Công trình Ngầm Sông Đà 10 và đổi tên thành Công ty Sông Đà 10 vào năm 2002. 
Trong quá trình hoạt động, Công ty đã tham gia thi công xây dựng các hạng mục công trình ngầm, khoan nổ mặt bằng và hố móng công trình, khoan phun gia cố và xử lý nền móng…tại các công trình xây dựng lớn của Quốc gia như nhà máy thủy điện Hòa Bình- công suất 1.920 MW, nhà máy thủy điện Yaly- công suất 720 MW, nhà máy thủy điện Sông Hinh, hầm đường bộ qua đèo Hải Vân- chiều dài 6,7 km, đường Hồ Chí Minh... Trong giai đoạn 2000- 2005 Công ty đã có những bước đột phá to lớn về công nghệ và kỹ thuật khi tiến hành đầu ,tư đồng bộ hàng loạt máy móc thiết bị thi công hiện đại được chế tạo bởi các hãng nổi tiếng của các nước G7 như: Atlass Copco- Thụy Điển, TamRock- Phần Lan, Volvo, Caterpiler… Đặc biệt, trong quá trình thi công hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, Công ty đã áp dụng thành công công nghệ đào hầm theo phương pháp NATM của áo, lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam.
Hiện nay Công ty có trên 500 đầu xe máy thiết bị với tổng giá trị nguyên giá gần 400 tỷ đồng. Những máy móc thiết bị và công nghệ trên đang được sử dụng thi công tại hầu hết các công trình thuỷ điện lớn của Quốc gia như thuỷ điện Sơn La, thuỷ điện Tuyên Quang, thuỷ điện Bản Vẽ, thuỷ điện Quảng Trị, thuỷ điện Ba Hạ, thuỷ điện SêSan 3, thuỷ điện SêSan 3A... Lực lượng lao động hiện nay của Công ty lên đến trên 2.000 cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn cao, truyền thống đoàn kết, gắn bó, kinh nghiêm lâu năm, đã và đang tham gia sản xuất, thi công trên các công trình ở khắp mọi miền đất nước. 
Với những thành tích dã đạt được trong công tác Sản xuất kinh doanh, Công ty Sông Đà 10 đã được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý cho các tập thể và cá nhân như:

· Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho tập thể CBCNV Công ty Xây dựng Công trình Ngầm năm 1998.
· Danh hiệu Anh hùng lao động cho tập thể và cá nhân CBCNV đội khoan giếng năm 1989.
· Danh hiệu Anh hùng lao động cho 05 cá nhân từ giai đoạn 1985 đến 2005.
· Huân chương độc lập hạng nhất cho tập thể CBCNV Công ty năm 200 và nhiều các danh hiệu cao quý khác của Đảng và Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động và Bộ, Ngành chủ quản trao tặng.
· Đặc biệt, trong năm 2005, thương hiệu Công ty Sông Đà 10 đã vinh dự được Trung ương hội các doanh nghiệp trẻ Việt Nam trao tặng giải thưởng SAO Vàng đất việt 2005, giải thưởng hàng năm dành cho các thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu Việt Nam đạt các tiêu chí cạnh tranh quốc tế.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp sếp, đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Từ năm 2005, Công ty đã từng bước tiến hành Cổ phần hóa doanh nghiệp, đến ngày 14/11/2005, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có quyết định số 2114/QĐ-BXD chính thức chuyển Công ty Sông Đà 10 thành Công ty Cổ phần.
 Ngày 26 tháng 12 năm 2005 Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103010419 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
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1.3. Ngành nghề kinh doanh

Với bề dầy trên 25 năm kinh nghiệm, Công ty Sông Đà 10 đã khẳng định được thương hiệu hàng đầu trong các lĩnh vực xây dựng công trình ngầm, khoan nổ phục vụ cho công trình thủy điện, xây dựng hầm giao thông. Sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, Công ty định hướng chiến lược kinh doanh trong thời kỳ mới, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong các ngành nghề, sản phẩm truyền thống, từng bước đầu tư mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác, có tiềm năng phát triển. Để cụ thể hóa chiến lược kinh doanh nêu trên, Công ty đã đăng ký hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề sau đây :
· Xây dựng các công trình ngầm và dịch vụ dưới lòng đất ;
· Xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi , giao thông và xây dựng công trình khác ;

· Xây dựng công trình công nghiệp, công trình công cộng, nhà ở ;

· Khai thác mỏ và chế biến khoáng sản ;

· Tư vấn xây dựng ( không bao gồm tư vấn pháp luật) ;
· Trang trí nội thất ;

· Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông ;

· Sản xuất, kinh doanh phụ tùng, phụ kiện bằng kim loại phục vụ xây dựng ;

· Sửa chữa cơ khí, ô tô, xe máy ;

· Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phụ tùng cơ giới và công nghệ xây dựng ;

· Kinh doanh và xuất nhập khẩu phương tiện vận tải cơ giới chuyên dùng... ;

· Đầu tư xây lắp các công trình thủy điện vừa và nhỏ, kinh doanh điện thương phẩm./.
1.4. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 0103010419 ngày 26 tháng 12 năm 2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, vốn điều lệ của Công ty là 60.000.000.000 đồng ( Sáu mươi tỷ đồng), tương ứng với số lượng Cổ phần là 6.000.000 Cổ phần ( mệnh giá một Cổ phần là 10.000 đồng). Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 31/8/2006 của Công ty như sau :

Cơ cấu vốn điều lệ :
	TT
	Cổ đông
	Số lượng 
Cổ phần
	Tỷ lệ

	I
	Cổ đông pháp nhân
	4.459.800
	74,3%

	1
	Tổng Công ty Sông Đà 
	3.600.000
	60,00%

	2
	Công ty Cổ phần Belaz
	20.000
	0,33%

	3
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
	200.000
	3,33%

	4
	Quỹ đầu tư Chứng khoán  Việt Nam
	500.000
	8,33%

	5
	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
	120.000
	2,00%

	6
	Công ty Tài chính Bưu Điện
	19.800
	0,33%

	II
	Cổ đông thể nhân
	1.540.200
	25.68%

	1
	Cổ đông trong Công ty ( 400 người)  
	855.300
	14,26%

	2
	Cổ đông ngoài Công ty ( 61 người)
	684.900
	11,42%

	
	Tổng Cộng
	6.000.000
	100%


1.5. Bộ máy tổ chức.
Công ty Cổ phần Sông Đà 10 được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Sông Đà 10 bao gồm: 
· Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp ít nhất mỗi năm một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty...
· Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị của Công ty có 05 thành viên, mỗi nhiệm kỳ tối đa của từng thành viên là 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản trị do HĐQT bầu ra.
· Ban Kiểm soát
Ban kiểm soát là cơ quan có chức năng hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra và thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên. 
· Ban Tổng Giám đốc. 

Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Sông Đà 10 gồm có 06 thành viên, trong đó có Tổng Giám đốc và 05 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người điều hành và chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
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1.6. Nguồn nhân lực của Công ty
Tính đến thời điểm 30/06/2006, tổng số lao động hiện có của Công ty là 2.185 người, trong đó có 1.993 lao động nam, chiếm 91,22% và 192 lao động nữ, chiếm 8,78%. Cơ cấu lao động của Công ty phân loại theo trình độ học vấn như sau:
	STT
	Trình độ học vấn
	Số người
	Tỷ trọng 
( %)

	1
	Lao động trình độ đại học
	254
	11,62%

	2
	Lao động trình độ cao đẳng
	27
	1,24%

	3
	Lao động trình độ trung cấp
	72
	3,30%

	4
	Lao động trình độ sơ cấp
	25
	1,14%

	5
	Lao động công nhân kỹ thuật
	1.650
	75,51%

	6
	Lao động thời vụ
	157
	7,19%

	
	Tổng cộng
	2.185
	100%


Lực lượng lao động của Công ty tập trung chủ yếu ở đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề và đội ngũ cán bộ quản lý chuyên môn nghiệp vụ với trên 25 năm kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực thiết kế biện pháp tổ chức thi công, tổ chức quản lý và điều hành sản xuất tại các dự án lớn của các công trình thủy điện, thủy lợi và giao thông trên cả nước. Có thể nói, đây chính là một trong những thế mạnh to lớn của Công ty so với các đơn vị khác hoạt động trong cùng ngành.
 Con người là trung tâm của mọi hoạt động và trong cơ chế thị trường để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, yếu tố chất lượng nguồn nhân lực phải được đặt lên hàng đầu. nhận thức được điều đó, trong những năm qua Công ty luôn có chính sách thu hút nguồn cán bộ, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao vào làm việc bằng các hình thức đãi ngộ về lương, thưởng và các chế độ phúc lợi khác... Công ty cũng đã thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho 100% Cán bộ công nhân viên. Mức lương bình quân của người lao động trong Công ty hiện nay là 2.348.000 đồng/ người/ tháng. Bên cạnh đó, hàng năm đơn vị cũng luôn xây dựng kế hoạch, thực hiện đào tạo và đào tạo lại tay nghề, trình độ cho người lao động bằng nhiều hình thức, nhằm phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên, đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa ngành nghề của Công ty, theo kịp trình trình độ công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới.
2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ Cổ phần nắm giữ

Theo Giấy chứng nhận ‎đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 0103010419 do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 26 tháng 12 năm 2005, danh sách cổ đông sáng lập của Công ty tại thời điểm đăng ký kinh doanh gồm có 03 cổ đông, chi tiết như sau :
	‎ STT
	Tên cổ đông sáng lập
	Địa chỉ
	Tỷ lệ Cổ phần nắm giữ

	1
	Công ty benlaz việt nam

Đại diện:

lê thị thanh vân
	848 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

510- A4 Tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
	0,33 %

	2
	Tổng Công ty sông đà
	Nhà G 10, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	60%

	
	Đại diện là các Ông, Bà:
	
	

	
	Trần ngọc lan
	xã Kiến Hưng, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây
	

	
	nguyễn văn bình1
	Số 10, ngõ 7, phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây
	

	
	nguyễn thị sự
	Nhà M 11, ngách 495/3, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	

	
	nguyễn văn thắng
	Xã Kiến Hưng, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây
	

	3
	Phạm thị hải
	222B Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
	0,83%


1 Ngày 7/7/2006 Tổng Công ty Sông Đà có Quyết định số 175/TCT-TCĐT về việc cử bà Tuấn Thị Diệp thay ông Nguyễn Văn Bình làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Sông Đà 10
3. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức xin đăng ký, những Công ty mà tổ chức đăng ký đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc Cổ phần chi phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc Cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký
Tổ chức  nắm  quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty

(Thời điểm 30/9/2006)

	Tên tổ chức
	Địa chỉ
	Số lượng

Cổ phần
	Tỷ lệ %

	Công ty mẹ -Tổng Công ty Sông Đà
	Nhà G 10, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
	3.600.000
	60%


Tổ chức  Công ty nắm  quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối

(tại thời điểm 30/9/2006)

	Tên tổ chức
	Địa chỉ
	Số lượng

Cổ phần
	Tỷ lệ

	Công ty cổ phần Sông Đà 10.1
	Xã Yamơnông, huyện Chưpảh, tỉnh Gia Lai
	1.210.000
	63,7%


Tại thời điểm 30/9/2006, cổ đông nắm trên 5% vốn điều lệ của Công ty là Tổng Công ty Sông Đà. 

4. Hoạt động kinh doanh

4.1. Triển vọng phát triển nghành: 
Thị trường điện Việt Nam là thị trường có cung nhỏ hơn cầu, bởi vì mức tăng trưởng tiêu thụ điện năng tăng nhanh 15 đến 17%/ năm so với mức tăng trung bình trên thế giới 2,3% năm2. Nguồn điện năng trên thị trường hiện nay được cung cấp từ rất nhiều nguồn: nhiệt điện, thủy điện, diesel, tua bin, khí…
2 Nguồn:  Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến triển vọng 2025

3 Nguồn: Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006- 2015 có xét đến triển vọng 2025

Đến tháng 7 năm 2005 toàn bộ hệ thống điện có tổng công suất là 11,286 MW, trong đó nguồn thuộc EVN là 8.847 MW (chiếm 78,4%) và các nguồn ngoài EVN đạt trên 2.400 MW (chiếm 21,6%)3. Hệ thống cung cấp điện có tỷ lệ dự phòng khoảng 20% tổng công suất tuy nhiên do tỷ lệ thủy điện chiếm tỷ lệ cao, một số nhà máy thủy điên lớn phải thực hiện cả chức năng chống lũ, cho nên vào cuối mùa khô, tỷ lệ dự phòng còn rất thấp, hầu như không đáng kể và một số khu vực có thể xảy ra thiếu điện cục bộ.
Để đáp ứng mức độ tăng trưởng nhu cầu về sử dụng điện trong cả nước, Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch phát triển nguồn điện giai đoạn 2001-2010, trong đó ưu tiên phát triển 
thủy điện, nhất là các công trình có lợi ích tổng hợp (cấp nước, chống lũ, chống hạn…). Khuyến khích đầu tư các nguồn thủy điện nhỏ và vừa với nhiều hình thức để tận dụng nguồn năng lượng sạch, tái sinh này4.

Trong khoảng 20 năm tới sẽ xây dựng hầu hết các nhà máy thủy điện tại những nơi có khả năng xây dựng. Dự kiến đến năm 2020 tổng công suất các nhà máy thủy điện khoảng 13.000- 15.000 MW5.

 Ngành xây dựng các công trình ngầm là ngành có mối quan hệ chặt chẽ với ngành điện, đặc biệt là thủy điện, với chiến lược đầu tư phát triển nguồn thủy điện của Nhà nước sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho các Công ty hoạt động trong ngành này.
 Kinh tế đất nước càng phát triển thì nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế và công ích của cộng đồng xã hội ngày càng tăng. Trong tương lai tại các thành phố lớn đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành các dự án xây dựng đường tầu điện ngầm, còn tại các tuyến giao thông huyết mạch của đất nước sẽ có nhiều dự án đầu tư xây dựng hầm giao thông như hầm đường bộ qua đèo Hải Vân giai đoạn 2, hầm đường bộ qua đèo cả… và các công trình hạ tầng thủy lợi, nông thôn phục vụ mục đích chống lũ, chống hạn sẽ là những tiền đề tạo nên một thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình ngầm.
 
4 Nguồn: Chiến lược phát triển ngành điện giai đoạn 2004-2010, định hướng đến năm 2020

5 Nguồn: Chiến lược phát triển ngành điện giai đoạn 2004- 2010, định hướng đến năm 2020           
          [image: image4.emf]Cơ cấu điện năng


4.2. Vị thế của Công ty trong ngành:

Hiện nay Công ty Cổ phần Sông Đà 10 là doanh nghiệp đứng đầu trong ngành thi công các công trình ngầm, chiếm thị phần khoảng 70%6. So với các doanh nghiệp khác đang hoạt động trong cùng ngành, Công ty Cổ phần Sông Đà 10 vượt trội về tất cả các mặt như: thương hiệu, quy mô, công nghệ, trình độ tay nghề và kinh nghiệm của người lao động, thị trường, chiến lược phát triển… hiện nay trong lĩnh vực xây dựng công trình ngầm của các dự án thủy điện và giao thông, có một số đơn vị trong và ngoài ngành cùng tham gia xây dựng như: 
· Công ty Xây dựng Lũng Lô - Bộ quốc phòng, trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thủy điện, đã thi công thủy điện Hàm Thuận, Đa Mi, A Vương;

· Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6- Bộ Giao thông, kinh nghiệm 05 năm trong lĩnh vực hầm giao thông, đã liên doanh với HAZAMA (Nhật Bản) thực hiện gói thầu 1 A hầm đường bộ qua đèo Hải Vân;
· Công ty Đầu tư và Xây dựng Việt Nam (CAVICO) đã tham gia xây dựng nhiều thủy điện lớn như: Đại Ninh, Đồng Nai, Bản Vẽ…
· Tổng Công ty Xây dựng VINACONEX mới tham gia xây dựng thủy điện, đã tham gia thủy điện lớn như thủy điện Buôn Kuop.
· Tổng Công ty LICOGI đang tham gia xây dựng các thủy điện như: A. Vương, Ba Hạ, Bản vẽ, Đồng Nai 3, hầm chui Tân Tạo.

6 Nguồn: Công ty Cổ phẩn Sông Đà 10
Mặc dù hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp tham gia vào hoạt động trong lĩnh vực công trình ngầm, thị trường công trình ngầm đã trở lên cạnh tranh hơn, tuy nhiên với truyền thống của những người thợ Sông Đà và bề dày kinh nghiệm của mình, Công ty Sông Đà 10 tiếp tục là đơn vị thắng thầu thi công các công trình trọng điểm Quốc gia và các công trình ngầm công cộng phục vụ cộng đồng xã hội.
Danh mục các công trình Công ty đã và đang thi công
Đơn vị: Tỷ đồng

	TT
	Tên công trình
	Công suất
	Chủ đầu t​ư
	Giá trị 
	Ghi chú

	I
	Thuỷ điện
	
	
	
	

	1
	Thuỷ điện Hoà Bình
	1.920MW
	EVN
	500
	Đã thi công

	2
	Thủy điện Yaly
	720 MW
	EVN
	600
	Đã thi công

	3
	Thuỷ điện Sông Hinh
	70 MW
	BQL Thuỷ điện 3
	20
	Đã thi công

	4
	Thuỷ điện Vĩnh Sơn
	66 MW
	BQL Thuỷ điện 3
	10
	Đã thi công

	5
	Thỷ điện Cần Đơn
	60 MW
	Tổng CT Sông Đà
	40
	Đã thi công

	6
	Thuỷ điện hàm Thuận
	300 MW
	BQL Thuỷ điện 3
	15
	Đã thi công

	7
	Thuỷ điện Sê San 3
	273 MW
	BQL Thuỷ điện 4
	240
	Đã thi công

	8
	Thuỷ điện Sê San 3A
	96 MW
	Công ty CP Sê San 3A
	30
	Đang thi công

	9
	Thuỷ điện Pleikrông
	120 MW
	BQL Thuỷ điện 4
	55
	Đang thi công

	10
	Thuỷ điện Quảng trị
	66 MW
	BQL Thuỷ điện 3
	330
	Đang thi công

	11
	Thuỷ điện Tuyên Quang
	342 MW
	BQL Thuỷ điện 1
	560
	Đang thi công

	12
	Thuỷ điện Ba Hạ
	220 MW
	BQL Thuỷ điện 3
	350
	Đang thi công

	13
	Thuỷ điện Nậm Chiến
	210 MW
	Công ty CP thuỷ điện Nậm Chiến
	500
	Đang thi công

	14
	Thuỷ điện Sơn La
	2.400 MW
	BQL thuỷ điện Sơn La
	600
	Đang thi công

	15
	Thuỷ điện Huội Quảng
	520 MW
	BQL Thuỷ điện 1
	1500
	Đang thi công

	16
	Thuỷ điện Cửa Đạt
	97 MW
	BQL DA thuỷ lợi 406
	50
	Đang thi công

	17
	Thuỷ điện AnkhêKanak
	173 MW
	BQL Thuỷ điện 3
	100
	Đang thi công

	18
	Thuỷ điện Đồng Nai 4
	340 MW
	BQL Thuỷ điện 3
	450
	Đang thi công

	19
	Thuỷ điện Sêkaman3
	240 MW
	CTCP điện Việt – Lào
	350
	Đang thi công

	20
	Thuỷ điện Bản Vẽ
	300 MW
	BQL Thuỷ điện 2
	
	Đang thi công

	II
	Công trình giao thông
	
	
	
	

	1
	Hầm đư​ờng bộ qua đèo Hải Vân - Gói thầu IB
	
	PMU 85 - BỘ GTVT
	391
	Đã thi công

	2
	Hầm đ​ường bộ qua đèo Ngang
	
	Tổng Công ty Sông Đà
	62
	Đã thi công

	3
	Hầm Dốc Xây
	
	BQLDA số 1
	13
	Đã thi công

	4
	Đ​ường Hồ Chí Minh
	
	BQL đ​ường Hồ Chí Minh
	135
	Đã thi công

	5
	§​­êng Na Co - M​­êng Bó
	
	BQL thuỷ điện Sơn La
	3,5
	Đã thi công

	6
	Công trình Sông Cầu - đư​ờng
	
	Công ty xây dựng 47
	4
	Đã thi công

	III
	Công trình dân dụng 
	
	
	
	

	1
	Khu định c​ư Sông Đà
	
	Tổng Công ty Sông Đà
	2,5
	Đã thi công

	2
	Cấp thoát n­​íc §¨k L¨k
	
	UBND Tỉnh Đắc Lắc
	1,8
	Đã thi công

	3
	Đư​ờng dây 500 KV Bắc Nam
	
	EVN
	15
	Đã thi công

	4
	Khoan cọc nhồi nhà máy xi măng Tam Điệp
	
	Nhà máy XM Tam Điệp
	1
	Đã thi công

	5
	Khoan cọc nhồi nhà máy xi măng Phả Lại
	
	Nhà máy XM Phả Lại
	1,2
	Đã thi công

	IV
	Công trình thuỷ lợi
	
	
	
	Đã thi công

	1
	Hệ thống thuỷ nông Đồng Cam - Phú Yên
	
	BQLDA thuỷ lợi 14
	1,5
	Đã thi công

	2
	Hệ thống thuỷ nông Sông Chu
	
	UBND Tỉnh Đắc Lắc
	0,8
	Đã thi công

	3
	Kênh Chính Bắc
	
	BQLDA thuỷ lợi 14
	1,9
	Đã thi công

	4
	Kênh Chính Nam
	
	BQLDA thuỷ lợi 14
	1,2
	Đã thi công

	5
	Cảng Vũng áng
	
	
	10
	Đã thi công

	6
	Hồ chứa n​ước Cửa Đạt
	
	BQLDA thuỷ lợi 406
	129
	Đang thi công


                                                                           ( Nguồn: Công ty Cổ phần Sông Đà 10)
4.3. Sản phẩm, dịch vụ chính

Với hơn 25 năm kinh nghiệm thi công, Công ty Sông Đà 10 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực thi công xây dựng các công trình ngầm của các dự án lớn về thủy điện, thủy lợi và giao thông. Bên cạnh đó,  Công ty là đơn vị đi đầu trong việc hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và triển khai áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất như: Công nghệ đào hầm NATM, công nghệ đào hầm toàn tiết diện bằng thiết bị TBM, Công ty cũng đang triển khai việc nghiên cứu các công nghệ thi công hệ thống tầu điện ngầm của các nước tiên tiến trên thế giới, nhằm áp dụng trong tương lai gần.  Với đặc thù hoạt động nêu trên, các sản phẩm của
Công ty mang tính đơn lẻ, sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng, tuy nhiên có thể chia sản phẩm của công thành 03 nhóm chính như sau:
· Nhóm sản phẩm thi công hầm, bao gồm: Các đường hầm dẫn nước của các công trình thủy lợi và nhà máy thủy điện, các đường hầm giao thông, các hầm kỹ thuật phục vụ cấp điện nước, thông tin, các công trình ngầm công cộng và dân sinh… Các sản phẩm này thường có cấu tạo theo dạng khối rỗng, có vỏ kín bằng bê tông cốt thép.
· Nhóm sản phẩm dịch vụ khoan nổ: Phục vụ các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi và dân dụng như Nhà máy thủy điện, cầu, đường bộ, đập ngăn nước, kênh dẫn nước, cửa nhận nước, cống, kênh mương, nhà xưởng công nghiệp và dân dụng…
· Nhóm các sản phẩm khác, bao gồm: Sản xuất các loại vật liệu xây dựng, như đá hộc, đá dăm, đất các loại, bê tông tươi…Các cấu kiện kim loại phục vụ xây dựng theo chi tiết sau: Cốp pha cho công tác đổ bê tông, gá lắp cốt thép cho thi công bê tông trong hầm, các cấu kiện vận chuyển chuyên dụng cho thi công công trình, theo nhóm này, các sản phẩm tồn tại dưới dạng thiết bị thi công.

Các nhóm sản phẩm nêu trên đều được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 và theo các quy trình kiểm soát chặt chẽ do Công ty ban hành, áp dụng cho tất cả các bộ phận có liên quan và các công đoạn sản xuất sản phẩm. Mỗi nhóm sản phẩm đều có quy trình kiểm soát chất lượng riêng biệt. Với tính chuyên nghiệp trong hoạt động như vậy, các sản phẩm của Công ty Sông Đà 10 ngày càng được khác hàng ưa chuộng và hình ảnh Công ty đã in đậm trong tâm trí các bạn hàng quen thuộc.
Cơ cấu doanh thu các sản phẩm năm 2005 và 6 tháng đầu năm 2006
	Sản phẩm/Dịch vụ
	 Năm 2005 
	 06 tháng năm 2006 

	
	 Triệu đồng 
	 %/DT
	 Triệu đồng 
	 %/DT

	Thi công hầm
	             153,000 
	38.10
	               99,000 
	62.24

	Khoan nổ
	             248,000 
	61.76
	               55,000 
	34.58

	Khác
	                    565 
	0.14
	                 5,066 
	3.18

	Tổng cộng
	             401,565 
	100
	             159,066 
	100
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quy trình chung sản xuất sản phẩm của Công ty

4.4.  Kế hoạch phát triển kinh doanh

4.4.1. Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh từ 2006 - 2010
Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2006 đã đề ra chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2006 - 2010 như sau:

· Xây dựng và phát triển Công ty trở thành một đơn vị xây lắp chuyên ngành mạnh, có khả năng thi công chọn gói các công trình lớn ở trong nước và khu vực;
· Thực hiện đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm và chế độ sở hữu trên cơ sở duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống của Công ty là: thi công xây dựng các công trình ngầm, khoan nổ mìn, khoan phun… tại các dự án xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi, giao thông…
· Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, lấy hiệu quả kinh tế là thước đo chủ yếu cho sự phát triển bền vững của Công ty, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển Tổng Công ty Sông Đà trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh;
Để thực chiến lược phát triển giai đoạn 2006 - 2010 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đề ra các mục tiêu cần phải đạt được trong 5 năm  (2006 - 2010), cụ thể như sau:
[image: image8.png]



Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm: từ 14 đến 15%/ năm;
· Tổng giá trị sản xuất kinh doanh trong 5 năm: 3.700 tỷ đồng tương đương 230 triệu USD;
· Doanh thu trong 5 năm: 3.600 tỷ đồng, tương đương 225 triệu USD;
· Nộp ngân sách Nhà nước trong 5 năm: 284 tỷ đồng, tương đương 18 triệu USD;
· Lợi nhuận vào năm 2010: 40 tỷ đồng, tương đương 2,5 triệu USD;
· Tỷ lệ cổ tức vào năm 2010: 20%
· Lao động năm 2010: 4.000 người;
· Thu nhập bình quân: 3,5 triệu đồng (220 USD)/ người/ tháng;
4.4.2. Kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh
· Đầu tư nâng cao năng lực thi công
Trên cơ sở mục tiêu và tiến độ các công trình, trong thời gian tới Công ty sẽ đầu tư bổ sung chủ yếu các dây chuyền phục vụ cho công tác khoan đào và xúc chuyển trong hầm, các trạm nghiền và trạm trộn Bê tông để phục vụ cho các công trình thi công. Đảm bảo đến năm 2010 năng lực thi công của Công ty sẽ đạt:

· Khoan nổ hầm từ 1 đến 1,2 triệu m3/ năm;

· Khoan nổ hở từ 8 đến 10 triệu m3 / năm;

· Đổ bê tông từ 0.8 đến 1 triệu m3/ năm;

· Sản xuất đá dăm từ 0,3 đến 0,5 triệu m3/ năm;

· Khoan phun từ 0,2 đến 0,3 triệu md/ năm.

· Đầu tư sửa chữa và gia công cơ khí:

Hệ thống máy móc thiết bị chủ yếu của Công ty là các máy móc thiết bị chuyên ngành, các công trường lại phân tán trên các địa bàn cả nước, vì vậy việc đầu tư nâng cao năng lực sửa chữa thiết bị là hết sức cần thiết. Dự kiến trong các năm tới sẽ nâng cấp xưởng sửa chữa và gia công cơ khí tại Đà Nẵng để phục vụ cho các công trình từ Miền Trung trở vào (các thủy điện Ba Hạ, Sê San 4, Đồng Nai, Sêkaman 3, dự án mở rộng hầm đèo Hải Vân…), xây dựng mới xưởng sửa chữa và gia công cơ khí tại công trình thủy điện Huội Quảng để phục vụ cho các công trình phía Bắc (các thủy điện Sơn La, Huội Quảng, Lai Châu…).
· Đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng

Thực hiện đầu tư dây truyền sản xuất đá dăm với năng suất : 300.000 m3/ năm, bê tông thương phẩm với năng suất 100.000 m3/ năm và đầu tư xây dựng một số mỏ đá để cung cấp cho nhà máy xi măng Hạ Long của Tổng Công ty và cho các công trình giao thông, xây dựng…
· Đầu tư góp vốn xây dựng thuỷ điện
Trong các năm tới, Công ty sẽ lập kế hoạch cụ thể về tài sản, nguồn vốn để triển khai góp vốn với Tổng Công ty hoặc với các đối tác khác, đầu tư xây dựng các nhà máy thuỷ điện Nậm Củm, Nậm Chiến 2, Nậm Toóng... với tổng mức vốn góp khoảng 60 tỷ đồng. 

· Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp trong và ngoài Tổng Công ty
Để đa dạng hoá hoạt động kinh doanh, giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả sinh lời của đồng vốn, trong thời gian tới Công ty sẽ mở rộng mảng hoạt động đầu tư tài chính, bằng việc tìm kiếm, đánh giá các cơ hội đầu tư vào các Công ty Cổ phần trong và ngoài Tổng Công ty có khả tiềm năng phát triển và hiệu quả sinh lời cao.
kế hoạch đầu tư của Công ty từ 2006 - 2010

	
	
	
	
	        Đơn vị tính: Tỷ đồng

	STT
	Tên dự án
	Năm

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	Tổng giá trị đầu tƯ​ dự án
	80.000
	131.500
	86.500
	80.000
	80.000

	I
	Nâng cao năng lực thi công
	80.000
	120.000
	80.000
	80.000
	80.000

	
	Đầu t​ư máy móc thiết bị
	80.000
	120.000
	80.000
	80.000
	80.000

	II
	Nhà x​ưởng
	
	7.500
	2.500
	 
	 

	1
	Nhà x​ưởng tại Đà Nẵng
	
	3.500
	 
	 
	 

	
	Xây lắp
	
	1.500
	 
	 
	 

	
	Thiết bị
	
	2.000
	 
	 
	 

	
	Chi phí khác
	
	 
	 
	 
	 

	2
	Nhà xư​ởng tại Sơn La
	
	4.000
	2.500
	 
	 

	
	Xây lắp
	
	1.500
	1.000
	 
	 

	
	Thiết bị
	
	2.500
	1.500
	 
	 

	
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Văn phòng, trụ sở
	
	2.000
	4.000
	4.000
	 

	
	Trụ sở Công ty tại Mỹ Đình
	
	2.000
	4.000
	4.000
	 


( Nguồn: Công ty cổ phần Sông Đà 10)
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2005 & 6 tháng đầu năm 2006

5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh











 Đơn vị: Đồng 
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	6 tháng đầu năm 2006

	Tổng giá trị tài sản
	364.435.133.901
	420.614.073.300

	Doanh thu thuần
	401.5 65.311.704
	159.066.580.581

	Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh
	11.789.382.864
	14.293.111.175

	Lợi nhuận khác
	1.745.162.646
	1.624.794.998

	Lợi nhuận trước thuế
	13.534.545.510
	15.917.906.173

	Lợi nhuận sau thuế
	12.757.865.149
	15.917.906.173


(Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2005 và Báo cáo tài chính 6 hợp nhất tháng đầu năm 2006)
5.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo

5.2.1. Thuận Lợi
· Công ty Cổ phần Sông Đà 10 là một trong những đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Sông Đà về thi công các công trình ngầm thủy điện, trong những năm qua, Công ty luôn nhận được sự tín nhiệm của Tổng Công ty giao cho đảm nhiệm các công trình trọng điểm: thủy điện Sơn La, thủy điện Huội Quảng, thủy điện Nậm Chiến, thủy điện Sekaman 3… tạo ra nguồn công việc ổn định cho Công ty trước mắt và lâu dài.
· Hệ thống máy móc thiết bị hiện đại đã được đầu tư trong giai đoạn 2000 - 2005, chủ yếu là của các nước phát triển như Atlass- Thụy Điển, TamRock- Phần Lan, Volvo, Caterpilar… chế tạo với công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại là lợi thế lớn cho Công ty trong quá trình thi công, Với các công nghệ hiện đại này, Công ty luôn hoàn thành công việc đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cao nhất, tiết kiệm cho Ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng. 
· Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh từng bước đi vào ổn định, việc lập kế hoạch đã sát dần sát với thực tế giúp cho lãnh đạo Công ty quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.
· Sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Tổng Công ty Sông Đà trong việc hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh là nhân tố lớn giúp cho Công ty thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh.

5.2.2. Khó khăn
· Cùng một lúc phải triển khai nhiều công trình trọng điểm với giá trị, khối lượng công việc lớn, tiến độ và cường độ rất căng thẳng.
· Một số công trình chưa có kế hoạch triển khai thi công, một số các công trình do thiết kế chậm, thay đổi thiết kế, địa chất xấu không lường trước được, điều kiện thi công  khó khăn như thủy điện Sekaman 3, hầm dẫn dòng TN2 của dự án hồ chứa nước Cửa Đạt, hầm dẫn dòng thủy điện Nậm Chiến, hầm dẫn nước thủy điện Ba Hạ… đã làm ảnh hưởng đến giá trị sản lượng của Công ty.
· Trong năm 2005, giá cả vật tư, nhiên liệu của thị trường biến động liên tục trong khi các chủ đầu tư chưa có cơ chế thanh toán cho các đơn vị thi công làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty trong năm.
· Các công trình thi công theo cơ chế chỉ định thầu, theo Quyết định số 797/04/CP-BCN nên hầu hết các công trình đều chưa có tổng dự toán được duyệt, tỷ lệ thanh toán, đơn giá áp dụng để thanh toán thấp nên ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị…
5.3. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp
5.3.1. Nhận xét một số chỉ tiêu phản ánh tình tài chính của doanh nghiệp
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2005
	Từ 01/01- 30/06/2006

	I. Các hệ số khả năng thanh toán
	
	
	

	1. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
	Lần
	1,29
	1,41

	2. Khả năng thanh toán nhanh
	Lần
	0,61
	0,46

	II. Các hệ số phản ánh cấu trúc tài sản và nguồn vốn
	
	
	

	1. Hệ số nợ/Tổng tài sản
	%
	0,78
	0,78

	2. Hệ số TSLĐ/ Tổng tài sản
	%
	0,87
	0,83

	3. Hệ số TSCĐ/ Tổng tài sản
	%
	0,13
	0,17

	III. Các chỉ số hoạt động
	
	
	

	1. Vòng quay hàng tồn kho 
	Vòng
	2,11 
	0,63 

	2. Vòng quay khoản phải thu 
	Vòng
	3,30
	1,46

	3. Số ngày vòng quay hàng tồn kho
	Ngày
	173,73
	574,96

	IV. Các chỉ tiêu sinh lời
	
	
	

	1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu
	%
	3,18%
	10,01%

	2. Tỷ suất sinh lợi của tài sản (ROA)
	%
	3,5%
	4,06%

	3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)
	%
	18,34%
	19,47%


(Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2005 và Báo cáo tài chính 6 hợp nhất tháng đầu năm 2006)
· Tài sản lưu động (TSLĐ) của Công ty chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, trong đó chủ yếu là khoản phải thu và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Đây là đặc thù của ngành xây lắp vì quá trình thi công các công trình kéo dài, thời gian thanh toán chậm. Điều này là nguyên nhân làm cho hệ số nợ ngắn hạn tương đối tốt nhưng hệ số khả năng thanh toán nhanh của Công ở mức không cao.
· Cũng do đặc điểm của ngành xây lắp cho nên số ngày hàng tồn kho lớn, chủ yếu là do các công trình đang thi công chưa hoàn thành và Công ty đồng thời thi công nhiều công trình.
· Các chỉ tiêu sinh lợi của Công ty ở mức cao, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng qua các năm. Công ty luôn đạt tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu khoảng 20%/năm. Khi Công ty chuyển đổi hình thức hoạt động sang công ty cổ phần, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tăng lên rõ rệt, trong 6 tháng đầu năm 2006, tỷ lệ này là 19,47%.
5.3.2. Các khoản nợ của Công ty
	Chỉ tiêu
	31/12/2005
	30/06/2006

	1. Nợ phải thu
	119.537.230.603
	98.225.946.171

	  - Phải thu khách hàng
	116.866.019.265
	87.990.594.335

	 - Trả trước cho người bán
	1.009.730.060
	3.672.977.912

	 - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
	
	5.020.126.885

	 - Phải thu khác
	1.661.481.278
	2.420.412.466

	2. Nợ phải trả
	284.184.994.477
	329.193.550.550

	2.1. Nợ ngắn hạn
	246.146.430.614
	281.658.648.729

	 - Vay ngắn hạn
	104.801.643.436
	99.703.423.509

	 - Phải trả cho người bán
	53.076.051.617
	67.312.668.133

	 - Người mua trả tiền trước
	40.183.197.855
	59.910.959.486

	 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nư​ớc
	15.391.922.412
	8.353.523.992

	 - Phải trả công nhân viên
	10.143.280.647
	14.379.965.413

	-  Chi phí phải trả
	1.512.531.672
	16.974.706.106

	 - Phải trả các đơn vị nội bộ
	813.547.538
	1.493.393

	 - Các khoản phải trả khác
	20.224.255.437
	15.021.908.697

	2.2. Nợ dài hạn
	38.038.563.863
	47.534.901.821


(Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2005 và Báo cáo tài chính 6 hợp nhất tháng đầu năm 2006)
· Như đã trình bày ở phần trên, do doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây lắp dẫn đến các khoản nợ phải thu của Công ty chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản lưu động và chủ yếu là các khoản phải thu khách hàng.
· - Các khoản nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số nợ phải trả, các khoản phải trả ngắn hạn này được dùng để tài trợ cho tài sản lưu động. Các khoản vay ngắn hạn của các Ngân hàng thương mại thường có thời hạn từ 3 đến 6 tháng và các khoản vay dài hạn có thời hạn từ 05 năm trở lên. Trong quá trình hoạt động Công ty luôn luôn chấp hành tốt các nghĩa vụ về vay và trả nợ đối với các Ngân hàng vì vậy luôn luôn được các Ngân hàng đánh giá cao và sẵn sàng cung cấp tín dụng cho Công ty khi có nhu cầu. 

· Khoản mục chi phí phải trả của Công ty tăng từ 1,5 tỷ đồng năm 2005 lên 16,97 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm  2006 là do Công ty tiến hành trích trước tiền bảo hiểm các công trình đang thi công, trích chi phí sữa chữa lớn máy móc thiết bị, chi phí thầu chính trả Tổng Công ty Sông Đà và trích quỹ dự phòng mất việc làm.

Bảng tổng hợp tình hình vay vốn ngắn hạn của Công ty Cổ phần Sông Đà 10

(Thời điểm 30/6/2006)

	Ngân hàng vay vốn
	Mục đích vay vốn
	Lãi suất vay vốn
	Thời gian vay vốn
	Dư nợ 

	Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội
	Mua vật tư phục vụ thi công công trình
	0,93%/tháng
	8 tháng
	29.296.493.348

	Chi nhánh Ngân hàng Công thương Sông Nhuệ
	Mua vật tư phục vụ thi công công trình
	0,93%/tháng
	9 tháng
	38.189.918.640

	Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Gia Lai
	Mua vật tư phục vụ thi công công trình
	0,93%/tháng
	6 tháng
	14.357.037.779

	Tổng cộng
	
	
	
	81.843.449.769


Bảng tổng hợp tình hình vay vốn trung dài hạn của Công ty Cổ phần Sông Đà 10
(Thời điểm 30/6/2006)










Đơn vị: Đồng
	Ngân hàng vay vốn
	Giá trị HĐ
	Lãi suất
	Thời gian đáo hạn
	Số dư tại 30/6/2006

	NH Công thương Ngũ Hành Sơn
	64.000.000.000
	0,93%/tháng
	12/2008
	22,200,000,000

	NH Công thương Sông Nhuệ
	51.000.000.000
	0,91%/tháng
	12/2007
	2,135,076,648

	NH Công thương Sông Nhuệ
	20.000.000.000
	0,93%/tháng
	7/2010
	7,898,337,958

	NH NNo và PTNT Bắc Hà Nội
	63.137.500.000
	0,93%/tháng
	6/2008
	13,703,487,215

	Ngân hàng ĐT &  PT Gia Lai
	33.000.000.000
	0,93%/tháng
	6/2010
	1,598,000,000

	Tổng cộng
	231.137.000.000
	
	
	47,034,901,821


Báo cáo tài chính năm 2005 có kiểm toán của Công ty thể hiện:

· Giá trị thương hiệu của Công ty tại khoản mục Tài sản cố định vô hình là 2 tỷ đồng

Căn cứ pháp lý tính giá trị thương hiệu của Công ty như sau:

· Quyết định số 294/TCT/HĐQT ngày 25/05/2004 của Tổng Công ty Sông Đà về việc quy định tạm thời sử dụng giá trị thương hiệu.

· Biên bản thẩm định giá trị doanh nghiệp của Công ty Sông Đà 10 ngày 31/12/2004.

· Quyết định số 1504/QĐ-BXD ngày 28/07/2005 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty Sông Đà 10.

· Quyết định số  1490/QĐ-BXD ngày 02/11/2006 của Bộ Xây dựng về việc giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ở thời điểm bàn giao từ doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Sông Đà 10 thuộc Tổng Công ty Sông Đà sang Công ty Cổ phần Sông Đà 10 và Biên bản bàn giao kèm theo.
· Lợi ích của cổ đông thiểu số

Cổ đông thiểu số là các cổ đông đóng góp 36,32% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 - Công ty con của Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (Phần vốn góp của Công ty tại Sông Đà 10.1 chiếm 63,68% vốn điều lệ).

Theo chuẩn mực kế toán số 25 Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào Công ty con ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ Tài chính, lợi ích của cổ đông thiểu số “là một phần của kết quả hoạt động thuần và giá trị tài sản thuần của một Công ty con được xác định tương ứng cho các phần lợi ích không phải do Công ty mẹ sở hữu một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các Công ty con” và “Lợi ích của cổ đông thiểu số phải được trình bày trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất thành chỉ tiêu tách biệt với nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ. Phần sở hữu của cổ đông thiểu số trong thu nhập của tập đoàn cũng cần được trình bày thành chỉ tiêu riêng biệt”.

Vì vậy, theo chuẩn mực trên, phần vốn góp của các cổ đông thiểu số tại Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 đã được thể hiện trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2005 của Công ty Cổ phần Sông Đà 10 với số tiền là 10.299.822.156 VND và lợi nhuận sau thuế là 2.641.580.143 VND.

· Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2004

Số tiền thuế thu doanh nghiệp tăng thêm 868.717.808 VND năm 2004 đã được Công ty hạch toán điều chỉnh tăng các khoản thuế phải nộp nhà nước và giảm lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2005.

· Điều chỉnh giảm Nguồn vốn chủ sở hữu 1.737.523.808 VND tại thời điểm 31/12/2005

Số vốn góp của Công ty Sông Đà 10 tại Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 tại thời điểm 01/08/2004 là 12,1 tỷ đồng. Theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Sông Đà 10 tại thời điểm 31/12/2004, số vốn góp này được đánh giá là 13.837.523.808 VND (tăng thêm so với vốn góp ban đầu là 1.737.523.808 VND).

Theo chuẩn mực kế toán số 25 Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào Công ty con ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ Tài chính, “giá trị ghi sổ khoản đầu tư của Công ty mẹ trong từng Công ty con và phần vốn của Công ty mẹ trong vốn chủ sở hữu của Công ty con phải được loại trừ”. Vì vậy, Công ty đã loại trừ 13.837.523.808 VND, trong đó:

· Loại trừ tại vốn đầu tư của chủ sở hữu là: 12.100.000.000 VND.

· Loại trừ tại quỹ đầu tư phát triển là: 1.233.141.676 VND.

· Loại trừ tại quỹ dự phòng tài chính là: 96.529.101 VND.

· Loại trừ tại lợi nhuận chưa phân phối là: 407.853.031 VND.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2005 của Công ty có một số điểm lưu ý sau:

· Tính không đồng nhất trong phương pháp xác định giá vốn dẫn đến việc tính giá vốn một số công trình chưa hoàn toàn phù hợp: Đặc thù ngành xây dựng và hoạt động xây lắp của Công ty là phân bổ giá trị máy móc, thiết bị xây dựng cho từng công trình. Do việc phân bổ chi phí máy thi công thường phụ thuộc vào giá trị công trình và thời gian thi công từng công trình nên không có sự đồng đều và nhất quán trong từng giai đoạn. Tuy nhiên, việc phân bổ này không ảnh hưởng đến tổng chi phí và tổng giá vốn của toàn Công ty.

· Hạch toán doanh thu của các công trình theo đơn giá tạm tính: Công ty Cổ phần Sông Đà 10 được Tổng Công ty Điện lực (EVN) chỉ định thầu (qua Tổng Công ty Sông Đà) thi công một số công trình nguồn điện lớn như Thủy điện Sơn La, Thủy điện Quảng Trị, Thủy điện Ba Hạ, Thủy điện Bản Vẽ, Thủy Điện Cửa Đạt…Những dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ áp dụng cơ chế riêng theo quy định tại Công văn số 797/CV-VPCP là “thi công khi chưa có dự toán được duyệt”. Để tạo điều kiện về vốn cho các nhà thầu, EVN đã áp dụng chế độ tạm thanh toán 85% giá trị thực hiện theo đơn giá của địa phương. Vì vậy, Công ty ghi nhận doanh thu, sản lượng thực hiện theo giá tạm thanh toán trên. Sau khi dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Công ty sẽ được chủ đầu tư thanh toán hết giá trị còn lại và sẽ ghi nhận bổ sung doanh thu, sản lượng theo phê duyệt.

6. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát

6.1.Hội đồng quản trị 

1. ông: Trần Ngọc Lan
Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 20/06/1958

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán:  Xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Địa chỉ thường trú: Xã Kiến Hưng, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây

Số điện thoại liên lạc (Cơ quan): 047.684.658
Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Quá trình công tác : 

· 2/1982-12/1983 : Kỹ sư Xí nghiệp hầm, Công ty Xây dựng Công trình Ngầm

· 1/1984-12/1986 : Đội trưởng đội điện, Xí nghiệp hầm 1

· 1/1987- 4/1989 : Tổng đội phó Tổng đội năng lượng, Công ty Xây dựng Công trình ngầm

· 5/1989-12/1990 : Lao động hợp tác tại Cộng hòa IRAQ

· 1/1991-3/1992 : Trưởng ban vật tư cơ giới, Xí nghiệp Xử lý nền móng và Cấp thoát nước- Công ty Xây dựng Công trình ngầm.

· 4/1992-12/1992 : Phó Giám đốc Xí nghiệp Cung ứng vật tư vận tải, Công ty Xây dựng Công trình ngầm.

· 1/1993-6/1997 : Trưởng ban đại diện, Công ty Xây dựng Công trình ngầm tại Hà Đông

· 7/1997-7/2003 : Trưởng phòng Vật tư, Công ty Xây dựng Công trình ngầm Sông Đà 10

· 8/2003-1/2004 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 10

· 2/2004-12/2005 : Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 10

· 01/2006 đến nay : Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Chức vụ hiện nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Số Cổ phần nắm giữ: 1.402.300 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 2.300 Cổ phần 
                   + Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 1.400.000 Cổ phần
Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu:

           + Vợ: Đặng Thị Bích Hòa

           + Số Cổ phần nắm giữ: 1.400 Cổ phần ( mệnh giá 10.000 đồng)
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.
2. ông: vũ văn tính

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 19/7/1958
Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Yên Đồng, huyện ý Yên, tỉnh Nam Định

Địa chỉ thường trú: Xã Kiến Hưng, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 047.683.999
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Khai thác hầm lò
Quá trình công tác

· 7/1981-8/1983 : Nhân viên kỹ thuật Xí nghiệp hầm, Công ty Xây dựng Công trình ngầm.

· 9/1983-5/1986 : Khu trưởng Xí nghiệp hầm, Công ty Xây dựng Công trình ngầm

· 6/1986-7/1990 : Phó Giám đốc Xí nghiệp hầm, Công ty Xây dựng Công trình ngầm

· 8/1990-5/1993 : Phó Giám đốc Xí nghiệp hầm, Thủy điện Sông Hinh

· 6/1993-12/1995 : Phó Giám đốc Xí nghiệp hầm, Công ty Công trình ngầm

· 1/1996-5/1997 : Giám đốc Xí nghiệp hầm 1, Công ty Xây dựng Sông Đà 10

· 6/1997-8/2001 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 10, kiêm phó Bí thư Đảng uỷ Công ty
· 9/2001-10/2003 : Phó Giám đốc Công ty, kiêm giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 10.2

· 11/2003-12/2005 : Giám đốc Công ty Sông Đà 10, kiêm phó Bí thư Đảng ủy Công ty
· 01/2006 đến nay : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10, kiêm Tổng Giám đốc Công ty 

Chức vụ hiện nay : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10
Số Cổ phần nắm giữ: 1.002.400 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 2.400 Cổ phần 

       + Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 1.000.000 Cổ phần 

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu:

         + Vợ: Nguyễn Thị Lụa

         + Số Cổ phần nắm giữ: 50.800 Cổ phần ( mệnh giá 10.000 đồng)
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

3. ÔNG: nguyễn văn bẩy

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 20/2/1958

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Địa chỉ thường trú: Xã Kiến Hưng, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 047.683.989
Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
Quá trình công tác :

· 1982- 1988 : Đội trưởng đội cơ khí, Công ty Xây dựng Công trình ngầm

· 1989-1991 : Giám đốc Xí nghiệp Khoan nổ- Cơ giới, Công ty Xây dựng Công trình ngầm

· 1992-1993 : Trưởng phòng cơ giới, Đại diện Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà tại Phú Yên

· 1994-1997 : Trưởng phòng Vật tư- Cơ giới Công ty Xây dựng công trình ngầm tại thủy điện Yaly, Gia lai

· 1998-8/2000 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 10 tại Công trình thủy điện Yaly, Gia Lai

· 9/2000- 12/2005 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 10

· 01/2006 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Chức vụ hiện nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10
Số Cổ phần nắm giữ: 2.300Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: 2.300 Cổ phần 


+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 Cổ phần.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

3. bà : tuấn thị diệp
Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 25/1/1955

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây

Địa chỉ thường trú: 401B- G9, P. Thanh Xuân Nam, TP. Hà Nội

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 048.541.164
Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Quá trình công tác
· 1983 : Cán bộ kỹ thuật, Công ty Xây dựng thủy công

· 1983-1992 : Cán bộ kinh tế, Công ty Công nghiệp II

· 1992-1995 : Phó phòng kinh tế kế hoạch, Công ty Sông Đà 2

· 1995-1996 : Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch, Chủ tịch công đoàn Công ty Sông Đà 2.

· 1996- 1998 : Phó phòng Tổ chức Đào tạo Tổng Công ty Sông Đà

· 1998-7/2005 : Phó phòng Tổ chức Đào tạo, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Sông Đà

· 8/2006 đến nay : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10, kiêm phó phòng Tổ chức- Đào tạo Tổng Công ty Sông Đà

Chức vụ hiện nay : Phó phòng Tổ chức- Đào tạo Tổng Công ty Sông Đà kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10.
Số Cổ phần nắm giữ: 500.000 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)


Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần 



+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 500.000 Cổ phần.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

5. bà : nguyễn thị sự
Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 18/3/1958
Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thôn Ngọc Động, xã Hoàng Đồng, huyện Duy Tiến, tỉnh Hà Nam
Địa chỉ thường trú: 11A, Ngách 495/3, P.Thanh Xuân Nam, TP. Hà Nội

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 048.548.300
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán
Quá trình công tác:

· 1980-1983 : Giáo viên trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội

· 1983-1993 : Kế toán viên- Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Thủy công 

· 1993- 1996 : Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Sông Đà 1

· 1996-1998 : Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Sông Đà

· 1998-2004 : Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Sông Đà

· 2004-12/2005: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10, kiêm phó Kế toán trưởng Tổng Công ty Sông Đà

Chức vụ hiện nay: Phó kế toán trưởng Tổng Công ty Sông Đà kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10.
Số Cổ phần nắm giữ:  500.000 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)


Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần 



+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 500.000 Cổ phần.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

6.2.Ban kiểm soát

1. ông nguyễn văn thắng

Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 25/11/1969
Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán : Xã Nam Thắng, huyện Năm Trực, tỉnh Nam Định
Địa chỉ thường trú: Xã Kiến Hưng, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây
Số điện thoại liên lạc cơ quan: 048.541.164
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán
Quá trình công tác:

· 11/1993- 11/1994 : Nhân viên Kế toán Chi nhánh Công ty Vật tư Thiết bị Sông Đà tại Quy Nhơn

· 12/1994- 5/1995 : Nhân viên kế toán tại Công ty Sông Đà 4

· 6/1995- 6/1996 : Nhân viên kế toán tại Đại diện Tổng Công ty Sông Đà tại Miền Trung

· 7/1996-7/1997 : Phó kế toán trưởng tại Công ty Sông Đà 9

· 8/1997- 5/1998 : Kế toán trưởng Chi nhánh Tổng Công ty Sông Đà tại Thành phố Hồ Chí Minh

· 6/1998- 01/2000 : Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty Sông Đà 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh

· 2/2000- 12/2003 : Nhân viên phòng Kiểm toán nội bộ, Tổng Công ty Sông Đà

· 01/2004- 3/2005 : Trưởng phòng kiểm toán tại Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tài chính Kế toán Sông Đà

· 4/2006 đến nay : Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Sông Đà, Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Sông Đà, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Số Cổ phần nắm giữ:   200.000 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)


Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần 



+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 200.000 Cổ phần.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
2. Bà phan thị thuỳ dương
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 15/01/1977
Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hương Sơn, Hà Tĩnh
Địa chỉ thường trú: Tổ 11, Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc cơ quan: 047.683.994
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình ngầm
Quá trình công tác:

· 11/1999-11/2000 : Nhân viên phòng Kinh tế, Công ty Xây dựng công trình ngầm tại Hà Nội
· 11/2000-12/2001 : Nhân viên phòng Kinh tế, Công ty Xây dựng công trình ngầm tại Đà Nẵng
· 01/2002- 12/2003 : Nhân viên phòng Kinh tế Ban Điều hành Hải Vân, Đà Nẵng
· 01/2004 – 11/2006 : Phó phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty Sông Đà 10 tại Hà Nội
Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát (bổ nhiệm theo Nghị quyết số 04 ngày 21/11/2006 Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Sông Đà 10 ), Phó phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty Cổ phần Sông Đà 10.
Số Cổ phần nắm giữ:   0 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)


Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần 




+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 Cổ phần.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

3.   bà :  nguyễn thị huệ
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 07/01/1974
Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ thường trú: Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Số điện thoại liên lạc cơ quan: 047.683.990
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán
Quá trình công tác:

· 11/1994- 5/1995 : Nhân viên phòng Tài chính- Kế toán, Tổng Công ty Sông Đà tại Hòa Bình

· 6/1995- 7/1997 : Nhân viên phòng Tài chính- Kế toán, Đại diện Tổng Công ty Sông Đà tại Miền Trung.

· 8/1997- 7/2003 : Nhân viên phòng Tài chính- Kế toán tại Công ty Sông Đà 5

· 8/2003 đến nay : Phó kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 10
Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát, phó kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 10
Số Cổ phần nắm giữ:   1.100 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

        Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: 1.100 Cổ phần 



+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 Cổ phần.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
6.3.Ban Tổng Giám đốc
1. ông: vũ văn tính

Lý lịch được trình bày tại phần 2- Lý lịch Hội đồng quản trị

2. ông : nguyễn văn bẩy

Lý lịch được trình bày tại phần 3- Lý lịch Hội đồng quản trị

3.   ÔNG :  lục đức tiến

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 02/01/1962

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Văn An, huyện Chí Linh, Tp. Hải Dương

Địa chỉ thường trú: Phường Tân Thịnh, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Số điện thoại liên lạc cơ quan: 047.684.839

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu hầm

Quá trình công tác:

· 9/1986-9/1988 : Nhân viên kỹ thuật hiện trường, Xí nghiệp hầm 1, Công ty Xây dựng công trình ngầm tại Hòa Bình

· 10/1988-8/1989 : Kíp trưởng Xí nghiệp hầm 1, Công ty Xây dựng Công trình ngầm

· 9/1989- 10/1990 : Khu trưởng Xí nghiệp hầm 1, Công ty Xây dựng Công trình ngầm

· 11/1990- 12/1993 : Nhân viên kỹ thuật tại phòng Kỹ thuật Công ty Xây dựng Công trình ngầm

· 1/1994-11/1997 : Phó phòng Kỹ thuật Công ty Sông Đà 10

· 12/1997-12/2000 : Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Sông Đà 10

· 1/2001- 12/2001 : Trưởng phòng Kinh tế- Kỹ thuật Công ty Sông Đà 10

· 1/2002-12/2005 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 10

· 01/2006 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Số Cổ phần nắm giữ:   1.900 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)


Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: 1.900 Cổ phần 




+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 Cổ phần.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không 

4. ông: lê văn khang
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 13/12/1959
Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
Địa chỉ thường trú: Phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây
Số điện thoại liên lạc cơ quan: 047.683.992
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngầm
Quá trình công tác:

· 5/1987- 12/1989 : Kỹ thuật trực ca Xí nghiệp hầm, Công ty Xây dựng Công trình ngầm

· 1/1990- 5/1990 : Kíp trưởng Xí nghiệp hầm, Công ty Xây dựng Công trình ngầm Sông Đà, Hòa Bình

· 6/1990- 7/1993 : Khu trưởng Xí nghiệp hầm, Công ty Xây dựng Công trình ngầm Sông Đà, Hòa Bình

· 8/1993- 12/1995 : Khu trưởng Xí nghiệp hầm, Công ty Xây dựng Công trình ngầm Sông Đà 10 - Yaly

· 1/1996- 8/1997 : Nhân viên phòng kỹ thuật, Công ty Xây dựng Công trình ngầm thủy điện Yaly, Gia Lai

· 4/2001- 6/2002 : Trưởng phòng kỹ thuật, Ban điều hành dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân

· 7/2002- 12/2005 : Phó Giám đốc, Ban điều hành dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân

· 01/2006 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10

Số Cổ phần nắm giữ:   5.700 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

Trong đó: 

+ Sở hữu cá nhân: 5.700 Cổ phần 



+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 Cổ phần.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
5. ông: phạm đình chiến
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 11/8/1953
Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Tây Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Địa chỉ thường trú: Xã Kiến Hưng, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây
Số điện thoại liên lạc cơ quan: 022.214.344
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Quá trình công tác:

· 12/1981- 4/1985 : Nhân viên kỹ thuật Xí nghiệp Lộ thiên, Công ty Xây dựng Công trình Ngầm

· 5/1985- 10/1991 : Phó Giám đốc Xí nghiệp Lộ thiên, Công ty Xây dựng Công trình ngầm

· 11/1991- 7/1995 : Giám đốc Xí nghiệp Lộ thiên, Công ty Xâydựng Công trình ngầm

· 8/1995- 12/1998 : Phó Giám đốc Công ty Xây dựng công trình ngầm

· 1/1999- 8/2000 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 10 tại Yaly- Gia Lai

· 9/2000- 10/2002 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 10, kiêm giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 10.3 tại Chi nhánh Miền Bắc- Hà Đông, Hà Tây.

· 11/2002- 12/2005 : Phó Giám đốc Công ty, kiêm giám đốc xí nghiệp 10.3 tại Tuyên Quang.

· 01/2006 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10, kiêm giám đốc Xí nghiệp 10.3 tại Công trình Thủy điện Tuyên Quang.

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10, kiêm Giám đốc Xí nghiệp 10.3
Số Cổ phần nắm giữ:   18.500 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)


Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: 18.500 Cổ phần 



+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 Cổ phần.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
6. ông: nguyễn hoằng
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 10/8/1961
Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Địa chỉ thường trú: Xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Số điện thoại liên lạc cơ quan: 0510.864.251
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu hầm
Quá trình công tác:

· 8/1985- 7/1989 : Kỹ thuật Xí nghiệp hầm 1, Công ty Xây dựng Công trình ngầm

· 8/1989- 3/1993 : Phó Giám đốc Xí nghiệp hầm 1- Công ty Xây dựng Công trình ngầm

· 4/1993- 4/1995 : Phó Giám đốc Xí nghiệp hầm, thủy điện Sông Hinh

· 5/1995- 12/1998 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 14

· 1/1999- 12/1999 : Phó Giám đốc Công ty Sông Đà 14, Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 14.2

· 1/2000- 7/2000 Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 205, Công ty Sông Đà 2

· 8/2000- 10/2002 : Chuyên viên phòng dự án kỹ thuật, Công ty Sông Đà 2

· 11/2002- 5/2003 : Phó Giám đốc Xí nghiệp 203, Công ty Sông Đà 2

· 6/2003- 3/2004 : Trưởng ban Kinh tế- Kế hoạch, Ban quản lý đường vành đai 3

· 4/2004- 7/2004 : Giám đốc Ban dự án đầu tư- Công ty Sông Đà 10

· 1/2006 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10, kiêm giám đốc Xí nghiệp 10.7

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 10, kiêm giám đốc Xí nghiệp 10.7
Số Cổ phần nắm giữ:   2.000 Cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng)

Trong đó: 
+ Sở hữu cá nhân: 2.000 Cổ phần 



+ Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 0 Cổ phần.

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
 7. Tài sản

7.1. Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2006
Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Khoản mục
	Nguyên giá 
(NG)
	Giá trị còn lại (GTCL)
	GTCL/NG (%)

	I
	Tài sản cố định hữu hình
	400.491.313.926
	52.361.783.469
	13%

	1
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	222.696.778
	87.004.454
	38%

	2
	Máy móc thiết bị
	335.794.903.270
	49.399.630.223
	15%

	3
	Ph​ương tiện vận tải
	62.179.622.579
	2.539.842.048
	4%

	4
	Thiết bị quản lý
	2.256.531.299
	335.306.744
	15%

	5
	Các loại tài sản khác
	37.560.000
	0
	0%

	II
	Tài sản cố định vô hình 
	8.187.900.000
	6.848.250.000
	83,6%

	1
	Công ty CP Sông Đà 10
	3.000.000.000
	2.925.000.000
	97,5%

	2
	Công ty CP Sông Đà 10.1
	5.187.900.000
	3.923.250.000
	75,62%

	Cộng
	408.679.213.926
	59.210.033.469
	14,5%


(Nguồn : Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Sông Đà 10 năm 2005 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2006)
Máy móc thiết bị chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị tài sản cố định của Công ty. Trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2005, đơn vị đã thực hiện đầu tư mới hàng loạt máy móc, thiết bị với công nghệ thi công hiện đại do các nhà sản xuất nổi tiếng hàng đầu trên thế giới sản xuất như : Atlass Copco, Tamrock, Volvo, Caterpiler... Trong quá trình sử dụng, Công ty rất chú trọng công tác duy tu, bảo trì, bảo dưỡng và có quy trình quản lý thiết bị tốt, nên tuy giá trị còn lại của máy móc thiết bị ít, nhưng giá trị sử dụng vẫn còn tương đối tốt. Đây chính là một lợi thế lớn của Công ty so với các đối thủ cạnh tranh trong ngành.
        [image: image9.emf]Cơ cấu giá trị các thíêt bị chính tại thời điểm 30/6/2006
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7.2. Danh mục các tài sản chính của Công ty tại thời điểm 30/06/2006 
	STT
	Dây chuyền - Thiết bị
	 Số lượng
	Công suât (m3)
	Nước sản xuất
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại

	A
	Dây chuyền khoan nổ hở
	 
	 
	
	 
	 

	I
	Máy khoan
	 
	 
	
	 
	 

	1
	Máy khoan CHA 550
	9
	45.833
	Phần Lan
	20.933.772.348
	54.246.704

	2
	Máy khoan CHA 560
	3
	46.666
	Phan Lan
	7.900.665.819
	474.039.945

	3
	Máy khoan Roc 542
	1
	30.000
	Thụy Điển
	2.144.743.986
	0

	4
	Máy khoan Roc 642 HP-1
	1
	30.000
	Thụy Điển
	2.146.648.000
	0

	5
	Máy khoan Ranger 700
	1
	46.666
	Thụy Điển
	2.633.555.273
	0

	6
	Máy khoan Panter 1100
	3
	91.666
	Thụy Điển
	14.465.647.112
	0


	7
	Máy khoan Roc F9CR
	2
	91.666
	Thụy Điển
	9.126.869.126
	547.612.153

	8
	Máy khoan BTC - 150A
	1
	10.000
	Nga
	2.633.555.273
	0

	9
	Máy khoan CBY 100
	3
	10.000
	Nga
	123.387.324
	0

	10
	Máy khoan ECM 350
	5
	10.000
	Mỹ
	5.129.270.135
	65.141.460

	11
	Máy khoan HKP 100
	33
	12.000
	Nga
	6.203.700.500
	3.438.137.935

	12
	Máy khoan PCR - 200
	7
	20.000
	Nhật
	5.276.238.034
	2.049.407.060

	II
	Máy nén khí
	 
	 
	
	 
	 

	1
	Máy ép khí XAM S 355
	1
	21
	Thụy Điển
	617.817.166
	0

	2
	Máy ép khí XP 825WCU
	3
	23
	Mỹ
	1.873.990.700
	0

	3
	Máy ép khí XP750WCU
	20
	21
	Mỹ
	13.399.634.254
	4.737.524.878

	4
	Máy ép khí P 1600
	1
	45
	Mỹ
	157.900.000
	0

	5
	Máy ép khí Boge S 220
	1
	28
	Anh
	127.900.000
	0

	6
	Máy ép khí DK 9M
	1
	9
	Nga
	237.900.000
	0

	7
	Máy ép khí Sulair LS - 1040
	1
	4.5
	Mỹ
	176.622.807
	0

	8
	Máy ép khí Sulair 375 DPQ
	4
	11
	Mỹ
	1.297.705.000
	0

	9
	Máy ép khí PDS 655
	1
	18
	Nhật
	1.279.526.000
	0

	10
	Máy ép khí GA - 250
	2
	45
	Thụy Điển
	167.321.884
	162.674.054

	11
	Máy ép Compare C650-50S
	2
	18
	Đức
	2.220.247.526
	1.766.392.392

	III
	Dây chuyền khoan hầm
	 
	 
	
	 
	 

	I
	Máy khoan
	 
	 
	
	 
	 

	1
	Máy khoan Boltec 335
	2
	3.000
	Thụy Điển
	7.716.488.384
	0

	2
	Máy khoan Boomer 322
	2
	3.000
	Thụy Điển
	12.418.460.100
	0

	3
	Máy khoan Boomer 352
	6
	6.000
	Thụy Điển
	25.865.533.327
	0

	4
	Máy khoan Robbins
	1
	160
	Mỹ
	15.865.533.327
	0

	5
	Máy khoan TAMROCK HS 205T
	1
	4.000
	Phần Lan
	5.690.809.176
	0

	6
	Máy khoan TAMROCK H 205T
	1
	4.000
	Phần Lan
	3.523.762.552
	0

	7
	Máy khoan 3 cần RB 195
	1
	10.000
	Phần Lan
	12.518.122.600
	352.712

	8
	Máy khoan AXERA 7 - 260T
	2
	8.000
	Phần Lan
	7.047.525.104
	0

	B
	Máy nén khi
	 
	 
	
	 
	 

	1
	Máy ép khí XAM S 355
	1
	21
	Thụy Điển
	617.817.166
	0

	2
	Máy ép khí XP 825WCU
	3
	23
	Mỹ
	1.873.990.700
	0

	3
	Máy ép khí XP 750WCU
	20
	21
	Mỹ
	13.399.634.254
	4.737.524.878

	4
	Máy ép khí P1600
	1
	45
	Mỹ
	157.900.000
	0

	5
	Máy ép khí Boge S 220
	1
	28
	Anh
	127.900.000
	0

	6
	Máy ép khí DK 9M
	1
	9
	Nga
	237.900.000
	0

	7
	Máy ép khí Sulair LS - 1040
	1
	5
	Mỹ
	176.622.807
	0

	8
	Máy ép khí Sulair 375 DPQ
	4
	11
	Mỹ
	1.297.705.000
	0

	9
	Máy ép khí PDS 655
	1
	18
	Nhật
	1.279.526.000
	0

	10
	Máy ép khí GA - 250
	2
	45
	Thụy Điển
	167.321.884
	162.674.054

	11
	Máy ép Compare C650-350S
	2
	18
	Đức
	2.220.247.526
	1.766.392.392

	C
	Dây chuyền xúc bốc vận chuyển
	 
	 
	
	 
	 

	I
	Máy xúc 
	 
	 
	
	 
	 

	1
	Máy xúc DK - 8.25
	1
	3.8
	Nga
	55.200.000
	0

	2
	Máy xúc TORO 400
	2
	4.3
	Phần Lan
	7.769.855.335
	0

	3
	Máy xúc Volvo L - 180D
	1
	4.4
	Thụy Điển
	3.241.206.306
	0

	4
	Máy xúc Volvo L - 120B
	1
	2.8
	Thụy Điển
	1.292.826.650
	0

	 
	Máy xúc PAUS - PFL 12
	4
	1.2
	Đức
	9.380.084.184
	1.839.960.646

	 
	Máy xúc KAWASAKI 70 ZIV - 2
	2
	2.5
	Nhật 
	2.908.497.818
	1.842.048.610

	 
	Máy xúc LF - 4.5F
	2
	1.9
	Đức
	2.578.698.326
	0

	II
	Máy đào
	 
	 
	
	 
	 

	1
	Máy đào Volvo EC 360B
	1
	1.5
	Thụy Điển
	2.106.944.185
	3.377.277

	2
	Máy đào Volvo EC 240
	1
	0.9
	Thụy Điển
	1.205.736.000
	0

	3
	Máy đào Robex 170
	1
	0.8
	Hàn Quốc
	1.070.808.000
	0

	4
	Máy đào CAT 330
	1
	1.5
	Mỹ 
	2.176.350.000
	0

	5
	Máy đào KOBELCO SK 50; 75U
	2
	0.3
	Nhật
	426.002.763
	5.764.175

	III
	Máy ủi
	 
	 
	
	 
	 

	1
	Máy ủi Mitsubishi
	1
	1
	Nhật 
	142.857.142
	0

	2
	Máy ủi DZ 171
	2
	170
	Nga
	1.047.752.382
	1.331.904

	3
	Máy ủi D 6R
	3
	225
	Mỹ
	5.704.694.001
	0

	4
	Máy ủi DT 75
	1
	54
	Nga
	273.333.334
	0

	IV
	Ô tô
	 
	 
	
	 
	 

	1
	¤ tô ben Volvo A20
	3
	20
	Thụy Điển
	5.641.828.767
	0

	2
	¤ tô tải ben MOAZ 74051
	10
	20
	Nga
	7.550.392.780
	0

	3
	¤tô tải Huyndai HD 270
	10
	15
	Hàn Quốc
	8.395.762.704
	0

	4
	¤tô tải Kamaz 55111
	10
	13
	Nga
	2.472.331.760
	2.472.331

	5
	¤tô tải ben Deawoo
	5
	15
	Hàn Quốc
	3.641.989.525
	320.835.447

	6
	¤t« tải ben Paus Uni - 2
	10
	11
	Thụy Điển
	2.540.659.326
	0

	7
	Xe Kamaz bệ 2;3 cầu 
	1
	12
	Nga
	1.526.789.536
	 

	8
	Xe tải URAL
	4
	12
	Nga
	2.317.463.200
	533.016.520

	9
	¤ tô Maz 6303-020
	2
	12.7
	Nga
	1.093.905.332
	251.598.220

	10
	¤ tô IFA
	1
	12
	Đức
	1.163.256.987
	0

	11
	Xe ô tô cẩu ISUZU
	1
	3
	Nhật
	963.265.368
	0

	12
	¤ tô cẩu KC 4574A
	1
	22
	Nga
	842.099.676
	0

	13
	¤ tô cẩu KTA 14.5
	2
	14.5
	Nga
	1.545.139.618
	0

	14
	¤ tô cẩu IFA ADK 70. L60
	1
	5
	Đức
	126.869.941
	0

	15
	¤ tô bệ ISUZU 1.5T
	3
	1.5
	Nhật 
	801.580.460
	0

	16
	¤ tô tải bệ Mitsubishi 3.5 T
	2
	4
	Nhật
	576.401.630
	0

	17
	¤ t« Ford Ranger XLT
	4
	2
	Việt Nam
	1.533.397.256
	640.519.770

	18
	¤ t« Huyndai Porter 1.25T
	2
	2
	Hàn Quốc
	393.703.228
	393.703.228

	D
	Dây chuyền khoan phun 
gia cố công trình
	 
	
	
	 
	 

	I
	Máy khoan
	 
	
	
	 
	 

	1
	Máy khoan CKb- 4E
	1
	
	Nga
	198.000.000
	0

	2
	Máy khoan YPb-ZAM
	1
	
	Nga
	198.000.000
	0

	3
	Máy khoan HKP 100
	33
	
	Nga
	6.203.700.500
	3.438.137.935

	4
	Máy khoan DSD  Hyper 41
	2
	
	TNK
	815.783.728
	418.241.408

	II
	Máy phun bê tông, máy
 bơm vữa
	 
	
	
	 
	 

	1
	Máy bơm vữa Hb 32
	41
	50
	Nga
	7.681.254.536
	1.846.271.840

	2
	Máy bơm Nhật PY 21 - 30M
	4
	50
	Nga
	4.627.408.766
	0

	3
	Máy bơm Nhật PT 80 - 30 M
	2
	60
	Nhật
	3.652.133.200
	0

	4
	Máy bơm bê tông Mỹ Reed 3090
	1
	85
	Mỹ 
	1.496.729.832
	0

	5
	Máy bơm bê tông Đức BSA 1046
	1
	50
	Đức
	1.635.470.559
	0

	6
	Bơm vữa trục vít tự chế 2L4- CDQ
	5
	50
	
	10.513.370.906
	29.383.820

	7
	Bơm vữa trục vít 3LCQD AAA
	2
	50
	
	3.955.944.502
	1.157.117

	8
	Bơm vữa MAI PUMP
	1
	50
	
	3.955.944.502
	0

	E
	Dây chuyền sản xuất 
vật lIệu
	 
	
	
	 
	 

	 
	Trạm nghiền đá
	1
	50
	Việt Nam
	4.522.215.000
	0

	 
	Trạm nghiền đá
	1
	30
	TháI Lan
	905.580.000
	0

	 
	Trạm nghiền đá
	1
	30
	Việt Nam
	905.580.000
	0

	F
	Dây chuyền bê tông
	 
	
	
	 
	 

	I
	Trạm trộn bê tông
	 
	
	
	 
	 

	1
	Trạm trộn bê tông 30m3/h
	2
	30
	Đức
	2.198.380.918
	0

	2
	Trạm trộn bê tông 60m3/h
	1
	60
	Đức
	1.769.888.300
	47.350.487

	II
	Xe trộn bê tông
	 
	
	
	 
	 

	1
	Xe trộn bê tông Kamaz
	2
	7
	Nga
	2.250.730.600
	259.654.300

	2
	Xe trộn bê tông Huyndai
	8
	7
	Hàn Quốc
	4.538.701.380
	661.381.500

	3
	Xe trộn bê tông KIA Asia
	1
	7
	Nga
	965.258.630
	96.762.560

	4
	Xe trộn bê tông Daewoo
	13
	7
	Hàn Quốc
	4.526.863.630
	596.230.230

	5
	Xe chuyển trộn bê tông Valente
	6
	7
	ITALYA
	5.504.612.532
	3.678.422.520

	G
	Dây chuyền gia công cơ 
khí
	 
	
	
	 
	 

	1
	Cẩu dàn KKC 10/20
	1
	10
	Liên Xô
	30.400.000
	0

	2
	Cẩu dàn KKC 5
	1
	10
	Liên Xô
	208.504.900
	0

	3
	Tời 10 tấn
	1
	10
	Liên Xô
	215.020.600
	0

	4
	Tời 5 tấn
	5
	5
	Liên Xô
	51.508.000
	0

	5
	Tời 3 tấn
	2
	5
	Liên Xô
	30.652.000
	0

	6
	Máy dập tuy ô cầm tay
	2
	
	Mỹ
	127.650.000
	0

	7
	Máy dập tuy ô (Vagon TĐiển)
	1
	
	Thụy Điển
	56.661.000
	5.666.100

	8
	Máy tóp ống TL HM 200
	1
	
	CANADA
	56.610.000
	0

	9
	Máy tóp ống MC 4-20 mới mua
	2
	
	Đức
	144.398.711
	50.913.167

	10
	Máy tóp ống TL MC 2500
	1
	
	Đức
	85.267.010
	45.475.734

	11
	Máy tiện
	5
	
	TQ
	1.351.885.712
	736.336.715

	12
	Máy mài
	2
	
	TQ
	54.044.526
	0

	13
	Máy khoan
	2
	
	TQ
	54.044.572
	34.742.932

	14
	Máy bào
	3
	
	TQ
	418.699.089
	221.968.772

	15
	Máy hàn
	5
	
	TQ
	336.137.334
	0

	16
	Máy phay
	1
	
	TQ
	31.050.570
	0


( Nguồn: Công ty Cổ phần Sông Đà 10)
Một số hình ảnh về máy móc thiết bị của Công ty
 Cổ phầnSông Đà 10



8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2006-2010 của Công ty Cổ 
phần Sông Đà 10 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, với các mục tiêu cơ bản trong hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

· Tốc độ tăng trưởng hàng năm: 14-15%

· Đảm bảo việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đạt 3,5 triệu đồng/người/tháng.
· Cổ tức chia cho các cổ đông 20% vào năm 2010
Trên cơ sở các mục tiêu đó, Công ty Cổ phần Sông Đà 10 đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2006 – 2008 mang tính thực tiễn và khả thi cao. 
· Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 

	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008

	
	Triệu đồng
	% tăng

(giảm)
	Triệu đồng
	% tăng

(giảm)
	Triệu đồng
	% tăng

(giảm)

	Tổng doanh thu
	577.499
	43,8%
	762.058
	31,95%
	861.306
	12,9%

	Lợi nhuận sau thuế
	23.841
	   86,9%
	31.465
	31,97%
	35.588
	13,10%

	Lợi nhuận sau thuế/ doanh thu
	4,1%
	28,9
	4,1%
	0
	4,1%
	0

	Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu
	39,7%
	117%
	45%
	13,35%
	50,8%
	12,9%

	Tỷ lệ cổ tức
	16%
	-
	17%
	-
	18%
	-


9. các căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận
Thị trường điện Việt Nam là thị trường có cung nhỏ hơn cầu, vì mức tăng trưởng tiêu thụ điện năng tăng nhanh 15-17%/năm so với mức tăng trung bình trên thế giới 2,3%/ năm.  Mặt khác nền kinh tế Việt Nam đang ở trong giai đoạn tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm trên 7%/năm. Theo các chuyên gia kinh tế dự báo trong những năm tới nếu không có những giải pháp phát triển nguồn cung cấp điện thì tình trạng thiếu điện sẽ xẩy ra là điều tất yếu. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, Chính phủ đã thông qua chiến lược phát triển ngành điện từ năm 2006 đến 2010 định hướng đến 2020, trong đó xác định việc đẩy mạnh đầu tư phát triển nguồn điện từ nguồn ngân sách Nhà nước và khuyến khích các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện sẽ mở ra cơ hội phát triển rất lớn cho Công ty Cổ phần Sông Đà 10.
Theo kế hoạch Sản xuất kinh doanh 5 năm từ 2005 đến 2010 và định hướng đến năm 2020 của Tổng Công ty Sông Đà, trong đó đẩy mạnh đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện tạo tiền đề cho chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp trong những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sông Đà đã giao nhiệm vụ cho Công ty Sông Đà 10 tham gia thi công các công trình thủy điện Nậm Chiến, Huội Quảng, Sekaman 3, Lai Châu và các Quyết định giao nhiệm vụ khác của Tổng Công ty Sông Đà cho Công ty Sông Đà 10.
Trong những năm tiếp theo Công ty sẽ thực hiện chiến lược giữ vững thị trường truyền thống và phát triển thị trường mới, tại các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Gia Lai Con Tum… Nơi có các công trình như: Thủy điện Cửa Đạt, thủy điện Sông Ba Hạ, thủy điện Bản Vẽ, thủy điện Quảng Trị, thủy điện An Khê- Kanak, thủy điện SêSan 4, thủy điện Đồng Nai 4, thủy điện thượng Kon Tum và dự kiến sẽ có các công trình hầm Hải Vân mở rộng, hầm Đèo Cả… 
Theo dự toán của Công ty trong giai đoạn từ 2006 đến 2010, Công ty sẽ thực hiện thi công các công trình có tổng giá trị khoảng 3.701 tỷ đồng. Các công trình chưa ký Hợp đồng chủ yếu là các công trình do Tổng Công ty Sông Đà làm chủ đầu tư, hiện nay Công ty là đơn vị duy nhất của Tổng Công ty thi công khoan nổ hầm và hở, vì vậy Tổng Công ty sẽ giao phần việc này cho Công ty. 
Bảng giá trị các công trình thi công từ năm 2006 - 2010
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung công việc
	Tổng cộng
	Năm

	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	Tổng cộng
	3.701.363
	496.035
	688.571
	797.739
	851.613
	867.409

	A
	Giá trị xây lắp
	3.567.363
	481.032
	667.571
	769.239
	819.613
	829.909

	I
	Các công trình đã có hợp đồng
	2.492.032
	456.032
	667.571
	692.990
	507.131
	168.309

	1
	Công trình TL - TĐ Quảng Trị
	85.442
	85.442
	 
	 
	 
	 

	
	Đổ bê tông hầm
	14.900
	14.900
	 
	 
	 
	 

	
	Lắp thép hầm
	4.470
	4.470
	 
	 
	 
	 

	
	Khoan phun hầm
	20.015
	20.015
	 
	 
	 
	 

	2
	Công trình thủy điện Sông Ba Hạ
	77.547
	52.638
	24.909
	 
	 
	 

	
	Đổ bê tông hầm các loại
	55.963
	40.963
	15.000
	 
	 
	 

	
	Lắp thép hầm
	2.339
	1.712
	627
	 
	 
	 

	
	Khoan phun hầm
	13.221
	6.610
	6.610
	 
	 
	 

	3
	Công trình thủy điện Sơn La
	293.214
	91.033
	46.732
	54.000
	51.000
	50.449

	
	Đào đá hở
	3..309.340
	970.000
	757.720
	600.000
	500.000
	481.620

	
	Đổ bê tông hở
	24.183
	24.183
	
	
	
	

	
	Khoan phun hở
	210.000
	45.000
	30.000
	45.000
	45.000
	45.000

	
	Khoan thoát nư​ớc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Công trình TL - TĐ Cửa Đạt
	121.956
	67.694
	54.263
	 
	 
	 

	
	Đào hầm
	86.955
	71.955
	15.000 
	 
	 
	 

	
	Khoan cắm néo hầm
	11.807
	9.770
	 2.037
	 
	 
	 

	
	Phun vẩy gia cố vòm hầm
	34.381
	28.450
	 5.931
	 
	 
	 

	
	Đổ bê tông hầm
	32.080
	11.580
	20.500
	 
	 
	 

	
	Lắp thép hầm
	2.246
	811 
	1.435
	 
	 
	 

	
	Khoan phun hầm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Công trình thủy điện Huội Quảng
	982.358
	5.000
	225.338
	364.900
	337.121
	 50.000

	5.1
	Công tác hầm
	659.096
	
	136.500
	266.000
	256.596
	 

	
	Đào hầm
	700.000
	
	150000
	400000
	150.000
	 

	
	Đổ bê tông hầm
	295.783
	
	60.000
	90.000
	145.783
	 

	5.2
	Công tác hở
	118.263
	
	38.838
	48.900
	30.525
	 

	
	Đào đá hở
	3500000
	
	1.000.000
	1.500.000
	1000000
	 

	
	Đổ bê tông hở
	36.000
	
	25.000
	10.000
	1.000
	 

	
	Khoan phun hở
	16.850
	
	4.250
	9.000
	3.600
	 

	5.3
	Công tác khác
	205.000
	5.000
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000 

	6
	Công trình Xêkaman 3
	577.924
	44.350
	155.948
	190.758
	119.009
	67.860

	6.1
	Công tác hầm
	481.174
	29.350
	125.948
	140.450
	119.009
	66.418

	
	Đào hầm
	337.594
	30.000
	87.998
	96.698
	96.698
	26.200

	
	Phun vẩy gia cố vòm hầm
	244.329
	10.000
	39.765
	86.282
	86.282
	22.000

	
	Đổ bê tông hầm
	159.532
	5.000
	32.913
	35.932
	45.460
	40.227

	
	Lắp thép hầm
	5.568
	350
	2.304
	2.515
	209
	190

	
	Khoan phun hầm
	39.905
	
	
	
	19.905
	17.000

	6.2
	Công tác hở
	95.308
	15.000
	30.000
	50.308
	
	

	
	Đào đá hở
	3.000.000
	500.000
	1.000.000
	1.500.000
	
	

	
	Khoan phun hở
	6.635
	
	
	6.635
	
	

	6.3
	Công tác khác
	1.442
	
	
	
	
	1.442

	7
	Công trình thủy điện Nậm Chiến
	267.158
	71.000
	123.010
	73.148
	
	 

	7.1
	Công tác hầm
	232.000
	62.000
	100.000
	70.000
	
	 

	
	Đào hầm
	200.000
	80.000
	120.000
	
	
	 

	
	Đổ bê tông hầm
	80.000
	10.000
	20.000
	50.000
	
	 

	
	Công tác hở
	35.158
	9.000
	23.010
	3.148
	
	 

	
	Đào đá hở
	1.171.920
	300.000
	767.000
	140.920
	
	 

	7.2
	Công tác khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Công trình thủy điện An Khê - Kanak
	86.433
	38.876
	37.372
	10.185
	 
	 

	8.1
	Công tác hầm
	62.155
	27.745
	24.225
	10.185
	 
	 

	
	Đào hầm
	105.330
	81.830
	23.500
	
	 
	 

	
	Khoan cắm néo hầm
	25.200
	19578
	5622
	
	 
	 

	
	Đổ bê tông hầm
	25.029
	770
	15.000
	9259
	 
	 

	8.2
	Công tác hở
	24.278
	11.130
	13.148
	
	 
	 

	
	Đào đá hở
	971.127
	445.215
	525.912
	
	 
	 

	II
	Các công trình ch​ưa có hợp đồng
	1.075.332
	25.000
	0
	76.250
	312.482
	661.600

	II.1
	Các công trình thủy điện
	944.760
	12.000
	52.428
	113.250
	265.482
	501.600

	1
	Công trình thủy điện Sử Pán 2
	27.449
	
	
	15.250
	12.200
	

	2
	Công trình Xêkaman 1
	213.350
	
	
	
	35.350
	178.000

	3
	Công trình Serepok 3
	125.830
	
	
	11.000
	35.630
	79.200

	4
	Công trình thủy điện Sông Giằng
	53.702
	
	
	
	9.302
	44.400

	5
	Công trình thủy điện Lai Châu
	380.000
	
	
	30.000
	150.000
	200.000

	II.2
	Các công trình giao thông
	200.000
	 
	 
	20.000
	130.000
	130.000

	1
	Hầm Hải Vân mở rộng
	100.000
	 
	 
	20.000
	30.000
	50.000

	2
	Hầm đường bộ qua Đèo Cả
	100.000
	 
	 
	 
	20.000
	80.000

	II.3
	Các công trình khác
	75.000
	25.000
	
	
	20.000
	30.000

	B
	Giá trị sản xuất khác
	134.000
	15.000
	21.000
	28.500
	32.000
	37.500

	1
	Đá dăm, bê tông th​ương phẩm bán ngoài
	32.000
	5.000
	6.000
	6.5000
	7.000
	7.5000

	2
	Sản xuất kết cấu kiện kim loại
	102.000
	10.000
	15.000
	22.000
	25.000
	30.000


Các Hợp đồng đang thực hiện với Tổng Công ty Sông Đà
	TT
	Nội dung  hợp đồng
	Sè H§
	Ngày ký
	Đối tác
	Gía trị (1000đ)
	Ghi chú

	1
	Thi công xây lắp CT thuỷ điện Sơn La
	10/2005/H§KT-XL/S§10
	25/05/2005
	BĐH dự án thuỷ điện Sơn La
	185.375.000
	

	2
	Thi công xây lắp CT thuỷ điện Xekaman 3
	19/2005/H§/S§-S§10
	20/6/2006
	TCT Sông Đà
	665.870.000
	

	3
	Thi công xây lắp CT thuỷ lợi thuỷ điện Quảng Trị
	60/H§-XD
	12/8/2005
	TCT xây dựng 4
	478.310.023
	TCT S.Đà uỷ quyền

	4
	Thi công xây dựng công trình thuỷ điện Cửa Đạt
	24/2006/C§-S§10-H§KT
	1/06/2006
	CTCP thuỷ điện Cửa Đạt
	81.034.636
	TCT S.Đà uỷ quyền

	5
	Thi công xây dựng công trình thuỷ lợi Cửa Đạt
	232/H§KT/B§H
	10/7/2005
	VINACONEX
	107.729.473
	TCT S.Đà uỷ quyền


10. đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận
Với tư cách là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty TNHH Chứng Khoán ACB đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích và đưa ra những đánh giá và dự báo về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Đà 10.
Chúng tôi cho rằng mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty là hoàn toàn có thể thực hiện được vì các lý do sau:

· Thị trường tiêu thụ điện năng hàng năm của Việt Nam tăng trung bình từ 15-17%/ năm.
· Theo quy hoạch phát triển ngành điện đến năm 2010 sẽ có 42 nhà máy thủy điện mới xây dựng với tổng công suất 5.064 MW.
· Công ty Cổ phần Sông đà 10 là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực xây dựng công trình ngầm với quy mô, trình độ quản trị, công nghệ thi công, thương hiệu... vượt trội so với các doanh nghiệp khác trong ngành.  
· Công ty là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà, đã chiếm lĩnh thị trường trong nước hơn 25 năm, đến nay đã thi công rất nhiều công trình thuỷ điện trọng điểm của đất nước nói chung và các công trình hạ tầng công cộng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế nói riêng. 
· Công ty cũng là đơn vị thường xuyên đi đầu nghiên cứu và ứng dụng thành công các công nghệ thi công tiên tiến trên thế giới vào quá trình sản xuất, tạo ra những sản phẩm, công trình có chất lượng cao, giá thành hạ, rút ngắn thời gian đưa vào sử dụng.
· Nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty, thì kế hoạch lợi nhuận và cổ tức mà Công ty đưa ra là có tính khả thi và có thể đảm bảo thực hiện. 

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên cơ sở các thông tin do đơn vị cung cấp và thu thập có chon lọc và dựa trên những lý thuyết về tài chính và chứng khoán mà không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. 
11. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin đăng ký

Không có

12. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán đăng ký

Không có
iv. Cổ phiếu ĐĂNG Ký

1. Loại cổ phiếu
Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá
10.000 đồng

3. Tổng số chứng khoán
6.000.000 Cổ phần


4. Phương pháp tính giá

Giá trị sổ sách Công ty
Tại thời điểm 31/12/2005 (Mệnh giá 10.000 đồng/ Cổ phần)

Giá trị sổ sách = 









          =  11.595 VND/CP
Tại thời điểm 30/06/2006 (Mệnh giá 10.000 đồng / Cổ phần)


Giá trị sổ sách = 








          =  13.183 VND/CP 
5. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

 Công ty hiện chưa có cổ đông nước ngoài nào sở hữu cổ phiếu. Điều lệ Công ty không quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài. 
Sau khi đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào Thị trường Chứng khoán Việt Nam, trong đó qui định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức phát hành.

6. Các loại thuế có liên quan
Theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Các Công ty này sẽ được hưởng ưu đãi thuế như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định hiện hành.

Thông tư 89/2002/TT- BTC ngày 24/10/2002 quy định Công ty thành lập mới được miễn 100% thuế TNDN trong 2 năm đầu kể từ khi thành lập và giảm 50% trong 2 năm tiếp theo.
Theo Công văn số 5248/TC-CST Bộ tài chính ngày 29/4/2005 về việc ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội, Công ty Cổ phần Sông Đà 10 sẽ được giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm kể từ khi được chấp thuận việc đăng ký giao dịch. Trong trường hợp Công ty đang được hưởng thuế TNDN thì ưu đãi này được bắt đầu tính từ khi kết thúc những ưu đãi hiện doanh nghiệp đang được hưởng.
Thuế suất thuế TNDN là 28%.
Các loại thuế khác: Công ty tuân thủ theo các Luật thuế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành. 
V. CÁC Đối TÁC LiÊN QUAN Tới ViệC ĐĂNG Ký

1. Tổ chức tư vấn

Công ty TNHH Chứng khoán ACB- Chi nhánh Hà Nội
Trụ sở:

            6 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:

(84-4) 7 470 961
Fax:


(84-4) 7 470 960
Email:


acbshn@hn.vnn.vn
Website:

  
www.acbs.com.vn
2. Tổ chức kiểm toán

Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học
Trụ sở:
142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại:

(84-8) 9 305 163
Fax:


(84-8) 9 304 281
Email:


aisc@hcm.vnn.vn
Website:

           www.aisc.com.vn
Vi. Các nhân tố rủi ro

1. Rủi ro về kinh tế

Tốc độ tăng trưởng của Công ty chịu sự ảnh hưởng mạnh bởi tình hình tăng trưởng của ngành điện và nhu cầu tiêu dùng điện ngày càng tăng của các thành phần trong nền kinh tế.  Kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển cao được dự báo là sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới, nhu cầu sử dụng điện sẽ thiếu hụt trầm trọng nếu Chính phủ không có các giải pháp đầu tư thêm các nhà máy sản xuất điện năng. Nhận thấy đây là vấn đề có thể làm ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ nền kinh tế cho nên, hiện nay chính phủ đang khuyến khích các thành phần trong xã hội cùng với chính quyền đầu tư xây dựng các công trình thủy điện, mở ra cơ hội phát triển lớn cho các Công ty hoạt động trong ngành xây dựng công trình ngầm. Với ưu thế là đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực thi công các công trình ngầm, Công ty Cổ phần Sông Đà 10 hầu như không có đối thủ cạnh tranh và không phải chịu bất cứ một sức ép nào từ phía các doanh nghiệp hoạt động cùng ngành. Bên cạnh đó, là thành viên của Tổng Công ty Sông Đà, hàng năm được Tổng Công ty giao cho thi công các công trình thủy điện do Tổng Công ty làm chủ đầu tư hoặc do Tổng Công ty Sông Đà làm tổng thầu cho các công trình của Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam (EVN) là thuận lợi lớn của Công ty. Có thể nói rằng rủi ro về kinh tế là nhân tố không gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 10.
2. Rủi ro về luật pháp

Hiện tại hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 10 chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp. Nếu được cấp phép giao dịch tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hoạt động của Công ty sẽ tuân thủ theo sự điều chỉnh của Nghị định và các Quy định về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán. Từ đầu 2007, nếu được giao dịch tại trung tâm giao dịch  chứng khoán Hà Nội, hoạt động của doanh nghiệp sẽ được điều chỉnh bởi luật chứng khoán. Nhìn chung trong thời gian tới rủi ro luật pháp đối với doanh nghiệp là không cao do luật chứng khoán ra đời sẽ có tính ổn định, nhất quán cao hơn các Nghị định và Quy định từ trước đến nay hiện vẫn đang áp dụng.
3. Rủi ro đặc thù
Do đặc thù là doanh nghiệp thi công công trình ngầm, hoạt động chủ yếu dựa vào hệ thống máy móc thiết bị nặng, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào sự ổn định về giá cả của các loại nhiên liệu đầu vào để vận hành các loại máy móc, thiết bị. Trong những năm gần đây, tình hình chính trị trên thế giới có nhiều bất ổn, xung đột vũ trang xảy ra thường xuyên ở một số khu vực, đặc biệt là tại vùng Trung Đông, là nguyên nhân chính làm cho giá nhiên liệu có xu hướng ngày càng tăng. Đây là rủi ro lớn nhất đối với doanh nghiệp, để giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực này, trong thời gian vừa qua doanh nghiệp đã tìm cách chủ động dự báo tình hình biến động giá, đa dạng hoá nguồn cung cấp và có kế hoạch dự trữ thường xuyên nhiên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
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4. Rủi ro đặc thù khác
Rủi ro lãi suất

Như đã phân tích, tỷ trọng các khoản nợ phải trả chiếm phần lớn trong cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp. Việc sử dụng đòn bẩy tài chính lớn sẽ làm ra tăng chi phí lãi vay trong hoạt động của Công ty. Tình hình biến động lãi suất trong nền kinh tế thời gian vừa quan cho thấy lãi suất vẫn đang có chiều hướng tăng, mặc dù vẫn chịu sự kiểm soát vĩ mô của ngân hàng Nhà nước. Lãi suất tăng làm tăng chi phí và giảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, để hạn chế những rủi ro này, Công ty nên tìm cách tái cấu trúc nguồn vốn theo hướng tăng dần tỷ trọng vốn chủ sở hữu, sau khi tham gia thị trường chứng khoán, Công ty sẽ có những thuận lợi rất lớn để thực hiện được mục tiêu này thông qua việc huy động vốn từ công chúng đầu tư.
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Rủi ro tỷ giá hối đoái

Các máy móc, thiết bị của Công ty chủ yếu được nhập khẩu từ các nước tiên tiến trên thế giới, các giao dịch nhập khẩu thường phải thanh toán bằng ngoại tệ, sự ổn định tỷ giá giữa đồng nội tệ so với các loại ngoại tệ sẽ ảnh hưởng đến giá trị những tài sản mà Công ty phải nhập khẩu từ nước ngoài. Để hạn chế rủi ro này, Công ty nên tham ra mua bảo hiểm rủi ro tỷ giá mỗi khi có các giao dịch nhập khẩu máy móc thiết bị với các đối tác nước ngoài, dự báo biến động tỷ giá, và lên kế hoạch dự trữ ngoại tệ phục vụ cho hoạt động kinh doanh.       
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Rủi ro vận hành

Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, chủ đầu tư đảm bảo tiến độ thi công các công trình, hạng mục công trình, nhiều khi Công ty phải tiến hành thi công trong những điều kiện thời tiết xấu, địa hình phức tạp, có thể làm hỏng hóc và ngưng trệ hoạt động của các máy móc thiết bị, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doạnh của Công ty.
Vii. Phụ lục

1. Phụ lục I: Điều lệ Công ty.
2. Phụ lục II: Bản cáo bạch.
3. Phụ lục III: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2005 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất  6 tháng năm 2006.
4. Phụ lục IV: Nghị quyết số 55 SĐ 10/NQ- HĐQT ngày 05/10/2006 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu.
5. Phụ lục VI: Giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Sông Đà 10.
6. Phụ lục VII: Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 10 tại thời điểm 30/9/2006
Đại diện tổ chức xin đăng ký giao dịch


Công ty Cổ phần Sông Đà 10

	Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trần Ngọc Lan
	Tổng Giám đốc
Vò V¨nTÝnh

	TRưởng Ban Kiểm Soát

Nguyễn Văn Thắng
	Kế toán trưởng

Trần Tuấn Linh


Đại diện tổ chức tư vấn


	Công ty tnhh chứng khoán acb
Giám đốc chi nhánh hà nội

Phạm Tuấn Long
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Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần sông đà 10
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Bước 1: Tìm hiểu thị trường


Tìm kiếm chủ đầu tư (khách hàng)


Xác định yêu cầu của chủ đầu tư  về hình thức đầu tư, quy mô dự án, bản chất và khối lượng công việc chất lượng sản phẩm và tiến độ thực hiện dự án.


Xây dựng các mối quan hệ ban đầu.








Bước 2: Đàm phán, ký hợp đồng thi công


Xác định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên.


Ký hợp đồng với chủ đầu tư theo các điều khoản đã thống nhất, tuân thủ pháp luật.








Bước 3: Chuẩn bị


Lập biện pháp thi công, trong đó nêu rõ trình. tự thi công, các giải pháp công nghệ và tiến độ thi công.


Lập kế hoạch huy động nhân lực, máy thi công và tài chính.











Bước 5 : Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm cho khách hàng


Sản phẩm làm ra được nghiệm thu đúng thời hạn.


Thước đo chất lượng sản phẩm chính là sự thoả mãn của khách hàng.








Bước 4: Thi công


Tuân thủ các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.


Đảm bảo an toàn thi công, chất lượng sản phẩm tốt, giá thành hạ và đáp ứng tiến độ.


Đặt mục tiêu “Uy tín với khách hàng” lên hàng đầu.
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Các xe máy thiết bị của công ty đang thi công trên công trường thủy điện sêsan 3





Tbt.nông đức mạnh thăm công trường


 hầm đường bộ qua đèo hải vân do 


công ty cp sông đà 10 thi công





Nguồn vốn, quỹ





Số cổ phần đang lưu hành





69.571.234.606





=





6.000.000
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PAGE  
48
 [image: image14.png]                                                                                                                         


_1215581903.doc
[image: image1.png]






_1221055361

